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Chú dẫn của Nhà xuất bản 

Nghèo và giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 1993- 2004 được xuất bản 
trên cơ sở Báo cáo cập nhật Nghèo 2006 do Viện Khoa học Xã hội 
Việt Nam thực hiện, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu và 
hoạch định chính sách của Việt Nam, và sự trợ giúp kỹ thuật của các 
chuyên gia của Ngân hàng Thế giới.         

Báo cáo sử dụng những số liệu của kết quả nghiên cứu  được 
cập nhật đáng tin cậy qua các cuộc điều tra xã hội học: nghiên cứu 
khảo sát mức sống dân cư các năm 1993, 1998 và khảo sát mức sống 
hộ gia đình các năm 2002, 2004 ở các vùng, miền trên lãnh thổ Việt 
Nam. Qua phân tích các số liệu về chi tiêu dùng dân cư, tỷ lệ đi học 
đúng tuổi ở các cấp, mức độ được chăm sóc về sức khỏe, được 
hưởng các phúc lợi xã hội... Báo cáo đưa ra bức tranh toàn cảnh về 
động thái Nghèo và giảm nghèo, các nguyên nhân... để trên cơ sở đó 
đề xuất các định hướng giải pháp nhằm giảm nghèo đói và phát 
triển bền vững ở Việt Nam.        

Với những số liệu thuyết phục và những định hướng giải pháp 
cụ thể, tin chắc  cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên 
cứu và hoạch định chính sách ở Việt Nam. 

 
Tháng 3 năm 2007 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
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Lời cảm ơn 

Báo cáo Cập nhật nghèo 2006 là tiếp nối của hai báo cáo “Tấn 
công nghèo đói” (1999) và “Nghèo” (2003), có mục đích sử dụng 
những số liệu và các kết quả nghiên cứu cập nhật đáng tin cậy để 
đưa ra được bức tranh mô tả các động thái về nghèo và giảm 
nghèo, các nguyên nhân và trên cơ sở đó đề xuất các định hướng 
giải pháp. Khác với hai báo cáo trước do các chuyên gia của Ngân 
hàng Thế giới chủ trì, quá trình xây dựng và tham vấn ý kiến về 
Báo cáo Cập nhật nghèo 2006 do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 
điều phối thực hiện với sự tham gia của các nhà nghiên cứu và 
hoạch định chính sách của Việt Nam, và sự trợ giúp kỹ thuật của 
các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới. 

Báo cáo được nhóm tác giả từ nhiều cơ quan do Nguyễn 
Thắng (Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Khoa học Xã hội 
Việt Nam) phụ trách với các thành viên gồm Lê Thúc Dục (Trung 
tâm Phân tích và Dự báo), Nguyễn Lan Hương (Viện Khoa học 
Lao động và Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và 
Phạm Lan Hương (Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư) soạn thảo. Các tác giả được nhóm trợ lý 
bao gồm Lê Đặng Trung, Vũ Hoàng Đạt, Nguyễn Thu Phương và 
Nguyễn Thuỷ Chung (Trung tâm Phân tích và Dự báo) hỗ trợ. 
Ông Phùng Đức Tùng và các đồng nghiệp ở Tổng cục Thống kê 
tính toán nhiều bảng biểu sử dụng trong báo cáo.  

Nhóm soạn thảo viết báo cáo dưới sự chỉ đạo của Ban cố vấn 
liên cơ quan do Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hoài Nam (Chủ tịch Viện 
Khoa học Xã hội Việt Nam) đứng đầu với các thành viên gồm 
Tiến sĩ Nguyễn Hải Hữu (Vụ trưởng Vụ Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội), Tiến sĩ Trần Văn Thuật (Vụ trưởng 
Vụ Chính sách, Uỷ ban Dân tộc), Ông Nguyễn Phong (Vụ trưởng 
Vụ Xã hội và Môi trường, Tổng cục Thống kê), Phó Giáo sư, Tiến 
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sĩ Trần Đình Thiên (Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện 
Khoa học Xã hội Việt Nam) và Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện 
trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp 
nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).  

Dự thảo đầu tiên được trình bày tại ba hội thảo tham vấn cấp 
vùng tổ chức tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 
vào các ngày 15, 23 và 29 tháng 6 năm 2006. Nhóm soạn thảo đã 
nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp bổ ích của các đại biểu 
tham dự hội thảo từ nhiều cơ quan hoạch định chính sách và các 
viện nghiên cứu ở cả cấp trung ương và địa phương.  

Trong quá trình chuẩn bị báo cáo, nhóm soạn thảo nhận được 
hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới 
gồm Tiến sĩ Martin Rama, Chuyên gia kinh tế trưởng, bà Carrie 
Turk và ông Rob Swinkles, chuyên gia cao cấp về giảm nghèo 
thuộc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, và Tiến sĩ Henrik 
Hansen (Trường đại học Copenhagen). Quá trình xây dựng báo 
cáo cũng nhận được sự hỗ trợ tài chính từ chương trình World 
Bank-DFID PAPAP. Nhóm soạn thảo cũng đã nhận được góp ý và 
thảo luận hữu ích từ hai hội thảo Đánh giá kết quả phân tích với 
các cơ quan tổ chức của Việt Nam vào tháng 12 năm 2005 và với 
đại diện của cộng đồng các nhà tài trợ vào tháng 1 năm 2006. 
Nhóm soạn thảo cũng xin cám ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Nguyễn 
Thanh Hà, Nguyễn Thu Hằng, Cao Thị Thuý, Hoàng Thanh Tú, 
Chử Thị Hạnh (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) và Lê Minh 
Phương (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam). 

Mặc dù đã rất cố gắng nhằm hướng tới một sản phẩm khoa 
học có chất lượng cao với định hướng phân tích và tư vấn chính 
sách nhưng do trình độ còn có hạn nên Báo cáo chắc cũng không 
thể tránh khỏi một số sai sót. Rất mong nhận được sự thông cảm 
và góp ý của Quý độc giả.  

 
Hà Nội, tháng 1 năm 2007 
GS. TS., ĐỖ HOÀI NAM 

Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
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Tóm tắt 

� Số liệu thống kê của bốn cuộc điều tra mức sống hộ KSMSDC 
1993, KSMSDC 1998, KSMSHGÑ 2002 và KSMSHGÑ 2004 cho 
thấy rằng Việt Nam đã đạt được những thành tích xuất sắc về 
giảm nghèo trong thời kỳ 1993-2004. Tỷ lệ nghèo tính theo chi 
tiêu dùng đã giảm từ 58,1% năm 1993 xuống chỉ còn 19,5% 
năm 2004, một sự cắt giảm 39 điểm phần trăm trong vòng 
mười một năm. Tỷ lệ nghèo năm 2004 chỉ bằng một phần ba 
của năm 1993, là thành tựu nổi bật nếu đem so sánh với Mục 
tiêu Thiên niên kỷ đầu tiên của Liên hợp quốc là giảm một 
nửa tỷ lệ người cực nghèo trong khoảng thời gian dài hơn từ 
năm 1990 đến năm 2015. 

� Phân tích số liệu cũng cho thấy đối với bản thân những người 
nghèo, mức độ thiếu hụt so với chuẩn nghèo trong chi tiêu 
dùng của họ đã giảm đáng kể. Nếu như năm 1993, chi tiêu 
dùng của một người nghèo trung bình bằng 68% chuẩn nghèo 
thì trong năm 2004, con số này là 76%, tức là mức thiếu hụt 
còn xấp xỉ một phần tư chuẩn nghèo. 

� Các chỉ số xã hội như tỷ lệ đi học đúng tuổi ở các cấp, độ bao 
phủ về bảo hiểm y tế, có điện, được sử dụng nước sạch, có 
nhà vệ sinh, và sở hữu các đồ dùng lâu bền, đều đã thể hiện 
sự cải thiện đáng kể trong phúc lợi của người dân. 

� Sau hơn một thập kỷ thực hiện các cuộc cải cách chuyển sang 
nền kinh tế thị trường,  mức độ bất bình đẳng tương đối - đo 
bằng chỉ số phổ dụng là hệ số Gini tính cho chi tiêu dùng  – 
có một sự tăng nhẹ, từ 0,33 năm 1993 lên 0,37 năm 2004.  

� Tuy nhiên, các chỉ số tổng hợp này đã không thể hiện được sự 
khác biệt đáng kể trong sự thay đổi tỷ lệ nghèo giữa các 
nhóm khác nhau trong xã hội. Thực tế là có sự khác nhau 
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đáng kể về tỷ lệ nghèo giữa thành thị và nông thôn, và ngày 
nay nghèo đói chủ yếu diễn ra ở khu vực nông thôn. Cũng có 
sự khác biệt đáng kể về nghèo và giảm nghèo giữa các vùng. 
Miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và Tây Nguyên là những 
vùng có tỷ lệ nghèo ở mức trên 30% và cao hơn hẳn những 
vùng khác, và ba vùng này chiếm khoảng 57% tổng số người 
nghèo trong cả nước. Chênh lệch về chi tiêu dùng giữa các 
vùng phát triển nhất với các vùng kém phát triển hơn cũng 
gia tăng trong giai đoạn 1993-2004.  

� Điều đáng chú ý nhất là những tiến bộ về giảm nghèo còn 
hạn chế đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2004, tỷ lệ 
nghèo trong các dân tộc thiểu số là 61%, gấp khoảng 4,5 lần tỷ 
lệ nghèo của nhóm gồm Kinh và Hoa gộp lại. Các tỷ lệ này 
trong năm 1993 là 86% đối với đồng bào dân tộc và 54% đối 
với người Kinh và Hoa. Ở tất cả các vùng, nhóm đồng bào 
dân tộc thiểu số đều có tỷ lệ nghèo cao hơn so với nhóm đồng 
bào Kinh và Hoa. Số liệu cũng cho thấy trong năm 2004, trung 
bình một người nghèo thuộc nhóm đồng bào dân tộc thiểu số 
có mức chi tiêu dùng chỉ bằng 67% của chuẩn nghèo, trong 
khi chi tiêu dùng trung bình của một người nghèo thuộc nhóm 
Kinh và Hoa bằng 80% so với chuẩn nghèo. Vẫn còn có 
khoảng cách đáng kể giữa đồng bào thuộc nhóm các dân tộc 
thiểu số và đồng bào thuộc nhóm Kinh và Hoa về một số các 
chỉ số xã hội. Cụ thể là, năm 2004, chỉ có 4% người dân tộc 
thiểu số có nhà vệ sinh, và 19% được sử dụng nước sạch, 
trong khi tỷ lệ đối với nhóm người Kinh và Hoa tương ứng 
với các dịch vụ này là 36% và 63%. 

� Trái ngược với sự tăng nhẹ của bất bình đẳng tương đối đo 
bằng hệ số Gini, chênh lệch tuyệt đối giữa người giàu và 
người nghèo được thể hiện bằng khoảng cách giữa nhóm 20 
phần trăm người giàu nhất và 20 phần trăm người nghèo nhất 
(hoặc giữa nhóm 10 phần trăm người giàu nhất và 10 phần 
trăm người nghèo nhất), đã gia tăng đáng kể trong giai đoạn 
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1993-2004. Điều này gây nên quan ngại sâu sắc cho nhiều 
người vốn không muốn chấp nhận mức độ gia tăng đáng kể 
nào về bất bình đẳng. 

� Việc tìm hiểu các yếu tố đằng sau những thành công trong 
giảm nghèo sẽ có ích cho định hướng chính sách trong tương 
lai. Mức tăng trưởng cao và khuynh hướng vì người nghèo 
trong tăng trưởng của Việt Nam đã và đang đóng vai trò 
quyết định tạo nên thành tựu này.  

� Nếu xem xét sâu hơn, chúng ta thấy rằng các cải cách thị 
trường được tiến hành trong những năm 1990 và đầu những 
năm 2000, cùng với sự cải thiện về lưu chuyển lao động giữa 
các vùng và ngành nghề tạo điều kiện cho người dân nắm bắt 
tốt hơn các cơ hội tạo thu nhập, và khuynh hướng vì người 
nghèo trong phân bổ ngân sách và đầu tư công, cùng Chương 
trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và Chương trình 
135 đã giúp cho người nghèo tiếp cận tốt hơn đến hạ tầng cơ 
sở, các dịch vụ sản xuất, dịch vụ y tế và giáo dục chính là 
những động lực thúc đẩy quá trình giảm nghèo nhanh dựa 
trên cơ sở tăng trưởng. 

� Tuy vậy, có một số lý do để tin rằng, giảm nghèo trong những 
năm tới có thể sẽ gặp nhiều thách thức hơn so với vừa qua. 
Cụ thể là, với sự phân bổ dân cư theo mức chi tiêu dùng như 
hiện nay, hiệu quả giảm nghèo của tăng trưởng có thể sẽ thấp 
hơn, và điều này có nghĩa là cần có mức tăng trưởng cao hơn 
để có thể giảm nghèo xuống một điểm phần trăm. 

� Tiếp theo, do có tương đối nhiều hộ có mức thu nhập/chi tiêu 
dùng ở ngay sát trên chuẩn nghèo nên việc bảo vệ nhóm 
người dễ bị tổn thương này trước tác động của các cú sốc 
đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác giảm nghèo 
trong giai đoạn tới.  

� Tỷ lệ và khoảng cách nghèo cao và kéo dài đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số cũng sẽ là một thách thức đối với Việt Nam 
trong những năm tới. Ngoài ra, có thể sẽ có những loại hình 
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nghèo mới xuất hiện, trong đó tác động của việc đô thị hóa có 
thể là một trong những nguyên nhân. 

� Với những thách thức như vậy, để có thể duy trì được tốc độ 
giảm nghèo, trong giai đoạn trước mắt cho tới trung hạn, cần 
phải kết hợp việc đẩy mạnh cải cách hướng tới thị trường 
nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng và trên cơ sở đó đạt 
tốc độ tăng trưởng cao hơn tạo động lực cho duy trì tốc độ 
giảm nghèo nhanh. Đồng thời cũng cần có những giải pháp 
mới nhằm giúp người nghèo tham gia tốt hơn vào quá trình 
tăng trưởng để thông qua đó nâng cao tác động của tăng 
trưởng đến giảm nghèo. 

� Để có thể bảo vệ những người nghèo và dễ bị tổn thương khỏi 
các cú sốc trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập, cần ưu tiên 
củng cố hệ thống an sinh xã hội theo hướng mở rộng diện bao 
phủ phổ cập đến mọi người dân. 

� Để giúp giảm nghèo nhanh cho đồng bào dân tộc thiểu số, bên 
cạnh các chương trình hỗ trợ hiện đang thực hiện như Chương 
trình 135, có thể sẽ cần đưa vào thực hiện việc quản lý đất rừng 
thống nhất và tăng cường sự minh bạch trong phân bổ đất rừng. 
Cũng cần nghiên cứu thêm những giải pháp mới phù hợp với 
tập quán của đồng bào dân tộc, đặc biệt đối với nhóm đồng bào 
dân tộc hiện nay còn đang gặp nhiều khó khăn.  

� Tuy các giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số cũng sẽ 
giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa các vùng, song cũng cần có 
những giải pháp hỗ trợ những vùng còn chậm phát triển khác. 
Dự án về phát triển hạ tầng cơ sở tại các xã bãi ngang đặc biệt 
khó khăn được đề xuất trong Dự thảo Chương trình mục tiêu 
quốc gia về giảm nghèo 2006-2010 là một giải pháp quan trọng 
nhằm đạt được mục đích này. Các giải pháp khác cần thúc đẩy 
việc đa dạng hóa thu nhập trong nông nghiệp, chuyển dịch cơ 
cấu lao động theo hướng giảm bớt việc làm nông nghiệp và 
tăng việc làm phi nông nghiệp ở những vùng này. 
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Mở đầu 

Là một nước có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nên Việt 
Nam cần phải đạt được tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên cho dù quan 
trọng thế nào đi nữa tăng trưởng kinh tế tự bản thân nó không phải 
là mục tiêu mà chỉ là công cụ để phát triển. Các nhà hoạch định 
chính sách của Việt Nam luôn nhấn mạnh mục tiêu giảm nghèo 
nhanh dựa trên cơ sở tăng trưởng và sự phát triển với sự tham gia 
và hưởng lợi của mọi người dân. Trong quá trình 20 năm đổi mới 
vừa qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng về 
tăng trưởng và giảm nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn có những lý do 
khiến chúng ta phải quan tâm về sự gia tăng khoảng cách về phúc 
lợi giữa các bộ phận dân cư khác nhau. 

Trong những năm 80, có rất nhiều người Việt Nam sống trong 
nghèo khó. Cho đến nay, mặc dù những người nghèo thường rất nỗ 
lực, song thoát khỏi đói nghèo vẫn còn là giấc mơ đối với  hàng 
triệu người dân, đặc biệt là ở những vùng nông thôn của Việt Nam. 
Giảm nghèo vì thế là một sứ mệnh chính trị và xã hội rất quan trọng 
trong quá khứ cũng như trong giai đoạn hiện nay. Cùng với nhiệm 
vụ giảm nghèo, việc duy trì sự bình đẳng cũng là một sứ mệnh 
không kém phần quan trọng của công cuộc phát triển. Với nhận thức 
như vậy, Chính phủ Việt Nam tập trung vào cả hai mục tiêu là đạt 
được thành công về giảm nghèo đồng thời vẫn duy trì một xã hội 
tương đối công bằng trong suốt thời kỳ Đổi mới.  

Nghèo là một khái niệm đa nội dung và có thể được diễn giải 
không giống nhau, do vậy khó có thể làm rõ ranh giới giữa khái 
niệm chính xác và cái có thể đo được trong thực tế. Trong nghiên 
cứu này, chúng tôi sử dụng định nghĩa của Ngân hàng Thế giới về 
nghèo, đó là tình trạng “không có khả năng có mức sống tối thiểu” 
để phân biệt với bất bình đẳng, là khái niệm về so sánh mức sống 
giữa các thành viên của xã hội (Ngân hàng Thế giới, 1990). Chuẩn 
nghèo (hay còn được gọi là ngưỡng nghèo) được sử dụng để phân 
biệt nhóm nghèo và nhóm không nghèo. Trong báo cáo này, chúng 
tôi sử dụng chuẩn nghèo lương thực và chuẩn nghèo chung tính theo 
chi tiêu dùng của hộ theo phương pháp quốc tế để có thể xác định 
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tỷ lệ nghèo một cách nhất quán trên cơ sở số liệu của bốn cuộc điều 
tra gồm Điều tra mức sống dân cư KSMSDC 1993 và KSMSDC 1998 
và Điều tra mức sống hộ gia đình KSMSHGĐ 2002 và KSMSHGĐ 
2004. Chuẩn nghèo lương thực là giá trị một giỏ hàng hóa thiết yếu 
phù hợp với điều kiện Việt Nam để thỏa mãn nhu cầu lương thực 
thực phẩm tối thiểu nhằm đạt được 2100 calorie bình quân một ngày 
cho một người lớn theo như tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2004, giá trị 
của giỏ hàng hóa lương thực - thực phẩm này bằng 159.788 đồng 
Việt Nam một người một tháng. Chuẩn nghèo chung được xác định 
bằng cách cộng thêm các hàng hóa phi lương thực – thực phẩm vào 
giỏ hàng hóa lương thực - thực phẩm. Năm 2004, giá trị của chuẩn 
nghèo chung bằng 173.101 đồng Việt Nam một người một tháng. 
Chuẩn nghèo được điều chỉnh theo địa bàn để tính đến những khác 
biệt về giá cả giữa các vùng và giữa thành thị và nông thôn. Chuẩn 
nghèo cũng được điều chỉnh theo thời gian để phản ánh tác động 
của lạm phát đến giá trị của giỏ hàng hóa. Một lưu ý khi sử dụng 
phương pháp này là bản thân giỏ hàng hóa lương thực - thực phẩm 
có thể trở nên lỗi thời khi cơ cấu tiêu dùng thay đổi đáng kể theo 
thời gian. Các chi tiết của việc tính toán các chuẩn nghèo này được 
mô tả kỹ lưỡng trong Báo cáo “Việt Nam: Tấn công nghèo đói” của 
Ngân hàng Thế giới xuất bản năm 1999. 

Tuy nghèo là khái niệm đa nội dung nhưng sự hạn chế về số 
liệu không cho phép chúng tôi xem xét đầy đủ các khía cạnh của 
khái niệm này, kể cả những nội dung quan trọng như chất lượng 
môi trường sống, HIV v.v… Trong báo cáo này, trong phạm vi số 
liệu cho phép, chúng tôi cố gắng phản ánh tính đa chiều của nghèo 
đói một cách tối đa, cụ thể là mức chi tiêu dùng và một số chỉ số xã 
hội khác có thể tính toán được dựa trên số liệu của các cuộc điều tra 
mức sống hộ gia đình KSMSDC 1993, KSMSDC 1998, KSMSHGĐ 
2002, và đặc biệt là KSMSHGĐ 2004. Tiêu dùng có thể không phản 
ánh chính xác những gì mà các hộ gia đình sở hữu nhưng nó thể 
hiện kỳ vọng của họ về thu nhập dài hạn, bao gồm cả các khoản 
phúc lợi xã hội đang trở nên ngày càng quan trọng đối với người 
dân. Chính vì vậy, chi tiêu dùng được rất nhiều nhà kinh tế coi là 
thước đo tốt nhất về phúc lợi của các hộ gia đình. Quan trọng hơn, 
trong trường hợp của Việt Nam, thước đo này cho phép tính toán tỷ 
lệ nghèo một cách nhất quán cho cả bốn cuộc điều tra được thực 
hiện trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2004 như được nêu trên. 
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1. Nghèo và bất bình đẳng 
trong giai đoạn 1993-2004: 
Những thành tựu chính 
và một số vấn đề đặt ra 

1. 1. Giảm nghèo và bất bình đẳng ở cấp quốc gia: Các 
con số tổng hợp cho chúng ta thấy  điều gì? 

Hình 1 dựa trên các số liệu của 4 cuộc điều tra hộ gia đình 
cho chúng ta thấy những thành tựu quan trọng của Việt Nam về 
giảm nghèo trong giai đoạn 1993-2004. Tỷ lệ nghèo tính theo chi 
tiêu dùng giảm từ 58,1% trong năm 1993 xuống còn 19,5% trong 
năm 2004, tức là giảm 39 điểm phần trăm trong vòng 11 năm. 
Như vậy, tỷ lệ nghèo trong năm 2004 chỉ bằng một phần ba so 
với năm 1993, và đó là một thành tích đặc biệt nếu được so sánh 
với Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc là giảm 
tỷ lệ đói nghèo xuống còn một nửa trong một giai đoạn dài hơn 
là 1990-2015. Gần đây, Việt Nam đã giảm một nửa tỷ lệ nghèo từ 
37,4% năm 1998 xuống còn 19,5% năm 2004 – tức là chỉ trong 
vòng 6 năm. Như vậy trong vòng 11 năm từ 1993 đến 2004 đã có 
khoảng 24 triệu người thoát khỏi đói nghèo, và một nửa trong số 
đó thoát khỏi đói nghèo trong giai đoạn 1993-1998 và nửa còn lại 
trong giai đoạn 1998-2004. 
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Hình 1. Giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn 1993-2004 

T? l? nghèo  (%)

58,1

37,4

28,9

19,5

0

10

20

30

40

50

60

70

1993 1998 2002 2004

     Nguồn: Tổng cục Thống kê. 
 

Hình 2 được xây dựng trên cơ sở số liệu của 4 cuộc điều tra 
hộ gia đình khẳng định rằng giảm nghèo trong giai đoạn 1993-
2004 là rất rõ ràng và không phụ thuộc vào chuẩn nghèo được áp 
dụng. Thực vậy, cho dù áp dụng bất cứ chuẩn nghèo nào (tức là 
không phụ thuộc vào vị trí của đường chuẩn nghèo trong Hình 2) 
tỷ lệ dân số sống dưới ngưỡng đó (nếu xem Hình 2 theo chiều 
dọc) đều giảm theo thời gian tiến hành các cuộc điều tra mức 
sống dân cư. Hình này cũng cho thấy điều kiện sống của các hộ 
gia đình được cải thiện qua các lần điều tra như được thấy thông 
qua sự gia tăng của chi tiêu dùng diễn ra ở tất cả các nhóm chi 
tiêu. (Nếu xem Hình 2  theo chiều ngang, đường phân bổ chi tiêu 
dùng của một cuộc điều tra luôn nằm ở phía bên phải của đường 
phân bổ chi tiêu dùng của cuộc điều tra trước). 

Tỷ lệ nghèo (%)
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Hình 2. Tỷ lệ dân số theo mức chi tiêu dùng tối đa 
bình quân đầu người 

(Theo giá tháng 1-1993) 
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Nguồn: Xây dựng trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra hộ gia đình 1993, 
1998, 2002 và 2004 

 
 
Sự giảm nghèo cũng được thể hiện rất rõ nếu xem xét chỉ số 

khoảng cách nghèo1 (Hình 3).  Chỉ số này cũng giảm liên tục theo 
thời gian. Như vậy thông tin tổng hợp từ các Hình 1 và 3 cho 
thấy không những chỉ một tỷ lệ đáng kể người nghèo đã thoát 
khỏi đói nghèo trong giai đoạn 1993-2004 mà đối với những người 
vẫn còn ở trong tình trạng đói nghèo, mức thiếu hụt trong chi 
tiêu dùng của họ so với chuẩn nghèo cũng được giảm xuống một 
cách đáng kể trong giai đoạn này. 
_____________ 
1 Chỉ số khoảng cách nghèo được tính bằng cách lấy tổng tỷ lệ thiếu hụt 
trong chi tiêu dùng so với chuẩn nghèo của tất cả những người nghèo chia 
cho tổng dân số. Như vậy nếu lấy chỉ số khoảng cách nghèo chia cho tỷ lệ 
nghèo thì sẽ có được tỷ lệ thiếu hụt trung bình trong chi tiêu dùng của 
người nghèo so với chuẩn nghèo. 
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Hình 3. Chỉ số khoảng cách nghèo (%) 
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Nguồn: Tổng cục Thống kê. 

 
1.2. Liệu các chỉ số phi thu nhập có phản ánh điều 

tương tự? 

Cùng với sự cải thiện đáng kể về mức sống được thể hiện qua 
sự gia tăng chi tiêu dùng của các hộ gia đình, các chỉ số phi thu 
nhập phản ánh các mặt xã hội của cuộc sống trong mỗi hộ gia 
đình cũng được cải thiện đáng kể trong khoảng thời gian từ  
1993-2004 (Bảng 1). Về giáo dục, tỷ lệ đi học đúng tuổi đã tăng 
lên đối với tất cả các cấp. Đặc biệt là tỷ lệ đi học đúng tuổi ở cấp 
trung học phổ thông tăng nhanh, từ 7,2% năm 1993 lên đến 63% 
trong năm 2004, tức là tăng lên 9 lần. Tỷ lệ này đối với cấp trung 
học cơ sở cũng được cải thiện một cách đáng kể, tăng 3 lần trong 
khoảng thời gian 11 năm này. Tỷ lệ đi học đúng tuổi ở cấp tiểu 
học tuy đã cao trong năm 1993, nhưng tiếp tục tăng lên và đạt 
94,6% vào  năm 2004. Tuy nhiên các số liệu này không phản ánh 
được chất lượng của giáo dục là đề tài hiện gây nhiều tranh luận 
trong công chúng. Các con số này cũng như các số liệu tổng hợp 
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khác không thể hiện được sự khác biệt trong tỷ lệ đi học đúng 
tuổi và chất lượng giáo dục đối với các nhóm dân cư khác nhau. 
Về dịch vụ y tế, tỷ lệ các hộ gia đình có bảo hiểm y tế hoặc có 
thẻ khám chữa bệnh miễn phí đã tăng lên nhanh chóng trong 
những năm gần đây: nếu năm 1998 chỉ có 16% số dân thuộc diện 
này thì năm 2004 con số này tăng lên 38%, tức là tăng gấp 2,5 lần. 

Các điều kiện cơ sở hạ tầng như điện, nước sạch và vệ sinh 
đều đã được cải thiện một cách đáng kể. Nếu trong năm 1993, chỉ 
có 48% tổng số dân được sử dụng điện làm nguồn chiếu sáng 
chính thì tỷ lệ này tăng gần gấp đôi vào năm 2004, đạt 94%. Tỷ lệ 
dân số được sử dụng nước sạch tăng lên 3 lần so với cùng thời 
kỳ, tăng từ 26% năm 1994 lên 88% năm 2004. Trong lĩnh vực vệ 
sinh tình hình cũng được cải thiện một cách đáng kể: tỷ lệ dân số 
có hố xí hợp vệ sinh tăng từ 10% năm 1993 lên 32% năm 2004. 

Số liệu về sở hữu của các hộ gia đình đối với các mặt hàng 
tiêu dùng lâu bền như đài, tivi, xe đạp, xe máy v.v… cũng khẳng 
định thêm những cải thiện quan trọng trong mức sống của người 
dân. Thật vậy, người dân đã chuyển thói quen sử dụng từ đài 
phát thanh sang vô tuyến truyền hình như là một công cụ tiếp 
nhận thông tin hiện đại hơn. Nếu tỷ lệ các hộ gia đình sở hữu các 
loại đài radio giảm từ 40% trong năm 1993 xuống còn 19% năm 
2004, thì con số về sở hữu vô tuyến truyền hình trong các hộ gia 
đình lại tăng đáng kể, từ 22% năm 1993 lên đến 78% năm 2004. 
Sở hữu xe máy cũng gia tăng rõ rệt và từ một mặt hàng xa xỉ chỉ 
có 10% hộ gia đình có trong năm 1993, xe máy đã trở thành mặt 
hàng bình dân có mặt trong 45% các hộ gia đình vào năm 2004. 
Nếu trong năm 1998, chỉ có 7% các hộ gia đình có điện thoại, thì 
6 năm sau, năm 2004, cứ 5 gia đình thì có 1 gia đình có điện 
thoại, thể hiện sự tăng trưởng một cách ngoạn mục của phương 
tiện liên lạc này ở Việt Nam. 



NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004 22 

Bảng 1. Các chỉ số về xã hội 1993-2004 

Các chỉ tiêu phi thu nhập 1993 1998 2002 2004 
Giáo dục     
Tỷ lệ đi học đúng tuổi ở cấp tiểu học 87 91 90 95 
Tỷ lệ đi học đúng tuổi ở cấp trung học cơ 
sở 

30 62 72 90 

Tỷ lệ đi học đúng tuổi ở cấp trung học 
phổ thông 

7 29 42 63 

Y tế     
BHYT và thẻ bảo hiểm miễn phí  16  38 
Cơ sở hạ tầng     
% dân số nông thôn tiếp cận với trạm y tế 
xaõ/phöôøng 

93 97 99 100 

% dân số được sử dụng nước sạch 26 41 49 59 
% dân số có hố xí hợp vệ sinh 10 17 25 32 
% dân số sử dụng điện là nguồn thắp 
sáng chính 

49 78 87 93 

Tỷ lệ sở hữu các mặt hàng tiêu dùng có 
giá trị 

    

% hộ gia đình có đài 40 47 26 19 
% hộ gia đình có tivi 22 56 68 78 
% hộ gia đình có xe đạp 65 73 69 70 
% hộ gia đình có điện thoại na 7 13 21 
% hộ gia đình có xe máy 11 20 40 45 

Nguồn: Xây dựng trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra mức sống hộ gia 
đình KSMSDC 1993, KSMSDC 1998, KSMSHGÑ 2002 và KSMSHGÑ 2004. 

 

1.3. Có phải bất bình đẳng đang có chiều hướng gia tăng? 

Cùng với giảm nghèo, bất bình đẳng đã và đang nhận được 
sự quan tâm đặc biệt ở Việt Nam, một đất nước chuyển đổi từ 
nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường 
theo định hướng chủ nghĩa xã hội. Trên thế giới, số liệu cho thấy 
rằng mức tăng trưởng của các nước đang phát triển trong vòng 2 
thập kỷ vừa qua đã chậm lại so với 2 thập kỷ trước đó, và quan 
trọng hơn cả là nó gắn liền với sự gia tăng về bất bình đẳng. 
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Phần này của báo cáo sẽ sử dụng số liệu từ các cuộc điều tra hộ 
gia đình KSMSDC và KSMSHGĐ để làm sáng tỏ một số vấn đề 
liên quan đến bất bình đẳng tại Việt Nam: liệu có phải là nó đang 
có chiều hướng gia tăng? Liệu mức bất bình đẳng ở Việt Nam có 
cao không nếu so với các nước khác? 

Có các phương pháp khác nhau để đo lường bất bình đẳng 
song hệ số Gini là một trong những phương pháp phổ biến nhất. 
Tại Việt Nam, hệ số Gini dựa trên chi tiêu dùng bình quân đầu 
người tăng từ  0,34 năm 1993 lên 0,35 năm 1998 và 0,37 trong năm 
2004 và điều này cho thấy chỉ số này tăng tương đối ít trong một 
giai đoạn khá dài. Trên thế giới, hệ số Gini tính cho chi tiêu dùng 
nằm trong khoảng từ 0,19-0,74. Tuy nhiên, có lẽ so sánh Việt Nam 
với các nước cùng trình độ phát triển là phù hợp hơn. Có thể đo 
lường trình độ phát triển bằng GDP theo đầu người trên cơ sở sức 
mua tương đương (PPP). Để so sánh, Bảng 2 được tổng hợp từ số 
liệu của báo cáo “Chỉ số Phát triển Thế giới 2006” với các nước so 
sánh được xác định là có mức GDP tính theo đầu người dựa trên 
PPP nằm trong khoảng ±30% mức của Việt Nam, tức là từ 2.000 
đến 3.600 USD. Chỉ các nước có số liệu về hệ số Gini tính theo chi 
tiêu dùng được cập nhật đến năm 1999 hoặc gần hơn mới được 
đưa vào danh sách so sánh và danh sách này cuối cùng bao gồm 
10 nước được xác định là có cùng trình độ phát triển với Việt 
Nam. Với những lưu ý về sự hạn chế liên quan đến số liệu và sự 
lựa chọn khá đặc biệt như vậy, có thể rút ra một kết luận hữu ích 
từ Bảng 2: bất bình đẳng tương đối ở Việt Nam ở mức tương 
đồng với các nước có cùng mức thu nhập tính theo đầu người 
dựa trên sức mua tương đương2. Như vậy là sau hơn một thập kỷ 

_____________ 
2 Hệ số Gini tính cho chi tiêu dùng ở Việt Nam là 0,37 vào các năm  2002 và 
2004, và như vậy cao hơn một chút so với giá trị trung bình và trung vị cùng 
bằng 0,36 của 10 nước nêu trên. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hệ số Gini 
đối với 10 nước này tương ứng là 0,45 và 0,30. 
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đổi mới nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế 
thị trường, xã hội Việt Nam ngày nay nhìn chung là tương đối 
công bằng và điều này có thể được coi là một thành công của 
Việt Nam. 

Bảng 2. Bất bình đẳng tại một số quốc gia điển hình 
 Đơn vị: % 

 Năm điều 
tra 

Hệ số Gini 
tính cho chi 
tiêu dùng 

GDP – theo đầu người 
tính bằng USD theo sức 
mua tương đương năm 

2005 – ước tính 
 (1) (2) (3) 
Bangladesh  2000 0,32 2.100 
Cameroon  2001 0,45 2.400 
Georgia  2003 0,40 3.300 
India  1999–2000 0,33 3.300 
Indonesia  2002 0,34 3.600 
Kyrgyz 
Republic  2003 0,30 2.100 
Mauritania  2000 0,39 2.200 
Nicaragua  2001 0,43 2.900 
Pakistan  2002 0,31 2.400 

Vietnam  
2002 và 

2004 0,37 2.800 
    

Nguồn: Cột (1) và (2) lấy từ Chỉ số Phát triển Thế giới 2006; cột (3) từ 
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2004rank.html. 

  

Tuy nhiên, nếu xem xét bất bình đẳng tuyệt đối, khoảng cách 
nhóm 20 phần trăm những người giàu nhất và nhóm 20 phần 
trăm những người nghèo nhất đã và đang bị nới rộng một cách 
liên tục và đáng kể  (Hình 4). Thực vậy, nếu trong năm 1993, chi 
tiêu dùng bình quân đầu người của những hộ gia đình giàu nhất 
cao gấp 5 lần so với những hộ gia đình nghèo nhất (tức là 2 
triệu đồng so với 400 nghìn đồng hoặc mức chênh lệch tuyệt đối 
là 1,6 triệu đồng theo giá tháng 1 năm 1993), thì tỷ lệ này đã tăng 
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lên 6,3 lần vào năm 2004 (5,48 triệu đồng so với 870 ngàn đồng 
hoặc mức chênh lệch tuyệt đối là 4,6 triệu đồng theo giá tháng 1 
năm 1993). Do vậy, tỷ lệ của nhóm giàu nhất trong tổng chi tiêu 
dùng xã hội tăng từ 41,8% trong năm 1993 lên 44,7% trong năm 
2004, trong khi đó tỷ lệ này của nhóm nghèo nhất lại giảm từ 
8,4% xuống còn 7,1% trong cùng thời kỳ.  

Nói tóm lại, ở Việt Nam trong giai đoạn 1993-2004, bất bình 
đẳng tương đối tăng ít trong khi mức chênh lệch giàu nghèo tuyệt 
đối tăng đáng kể. Với bức tranh tương phản như vậy, phần lớn đánh 
giá sẽ phụ thuộc vào việc công chúng chú ý nhiều hơn đến bất bình 
đẳng tương đối hay tuyệt đối. Đối với rất nhiều người dân bình 
thường, mức chênh lệch giàu nghèo tuyệt đối chính là điều mà họ 
thực sự chú ý và quan ngại chứ không phải là bất bình đẳng tương 
đối. Sự gia tăng tương đối nhanh chênh lệch tuyệt đối về thu 
nhập/chi tiêu dùng giữa nhóm người giàu nhất và nhóm người 
nghèo nhất hiển nhiên là không thể chấp nhận được, do Việt Nam 
luôn đặt ra mục tiêu đảm bảo công bằng xã hội.  

 
Hình 4. Khoảng cách tuyệt đối giữa nhóm 20 phần trăm người 
giàu nhất và 20 phần trăm người nghèo nhất đã bị ngày càng 

nới rộng (1000 VND, giá tháng 1- 1993) 
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Nguồn: Xây dựng trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra mức sống hộ gia đình 
KSMSDC 1993, KSMSDC 1998, KSMSHGÑ 2002 và KSMSHGÑ 2004 
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2. Nghèo và bất bình đẳng 
theo các nhóm xã hội: Những số liệu 
tổng hợp không phát hiện 
được điều gì ? 

Như đã nêu ở phần trên, ở Việt Nam, nghèo đã giảm nhanh 
chóng ở cấp quốc gia. Tuy nhiên việc phân tích chi tiết số liệu 
cũng cho thấy các con số tổng hợp đã không thể hiện được sự 
khác biệt đáng kể trong thành tựu giảm nghèo giữa các nhóm 
dân cư khác nhau, điều này cho thấy sự cần thiết phải có những 
can thiệp chính sách phù hợp nhằm đạt được sự phát triển đồng 
đều hơn. 

2.1. Giảm nghèo và bất bình đẳng ở nông thôn và 
thành thị 

Mặc dù có mức sống được cải thiện đáng kể, những người 
dân nông thôn vẫn chiếm đa số trong cộng đồng người nghèo 
tại Việt Nam. Sự chênh lệch về tỷ lệ nghèo giữa thành thị và 
nông thôn là lớn và kéo dài trong suốt 4 cuộc điều tra mặc dù 
tỷ lệ nghèo nông thôn đã giảm nhanh chóng kể từ năm 1998 
(phần bên trái của Hình 5). Tỷ lệ nghèo ở nông thôn giảm từ 
66% trong năm 1993 xuống 25% vào năm 2004, điều này có 
nghĩa là 15 triệu trong tổng số hơn 60 triệu dân nông thôn vẫn 
còn sống trong nghèo khó. Trong khi đó, tỷ lệ nghèo ở thành thị 
giảm từ mức 25% năm 1993 xuống chỉ còn mức rất nhỏ là 3,6% 
vào năm 2004, do vậy vấn đề nghèo chủ yếu chỉ còn là vấn đề 
lớn ở các vùng nông thôn.  
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Hình 5. Nghèo ở nông thôn và thành thị (1993-2004) 
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Nguồn: Xây dựng trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra mức sống hộ gia 

đình KSMSDC 1993, KSMSDC 1998, KSMSHGÑ 2002 và KSMSHGÑ 2004 

 
 
Sự khác biệt trong chỉ số khoảng cách nghèo giữa nông thôn 

và thành thị là rất lớn (phần bên phải Hình 5). Sự thiếu hụt trong 
chi tiêu dùng so với chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn luôn lớn 
hơn hẳn so với thiếu hụt chi tiêu dùng ở khu vực thành thị qua 
các năm. Các tỷ lệ này ở nông thôn và thành thị tương ứng là 
19% và 24% trong năm 2004. Khoảng cách trong chi tiêu dùng 
giữa các hộ ở thành thị và nông thôn cũng bị nới rộng ngày càng 
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thành thị so với nông thôn tăng từ 1,91 năm 1993 lên 2,23 năm 
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Hình 6. Chi tiêu dùng bình quân đầu người thực tế 
theo nhóm thành thị - nông thôn 1993-2004 

(1000 VND, giá tháng 1- 1993) 
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     Nguồn: Xây dựng trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra mức sống hộ gia 
đình KSMSDC 1993, KSMSDC 1998, KSMSHGÑ 2002 và KSMSHGÑ 2004 

 
Có sự khác biệt đáng kể về các chỉ số xã hội giữa khu vực 

nông thôn và thành thị: chỉ số này ở khu vực nông thôn đều thấp 
hơn so với khu vực thành thị (Phụ lục 2) ngoại trừ việc sở hữu xe 
đạp - tỷ lệ này ở khu vực nông thôn lại chiếm ưu thế do tác động 
sử dụng thay thế dẫn đến việc các cư dân giàu có hơn tại khu 
vực thành thị chuyển sang sử dụng và sở hữu xe máy. Song có 
thể thấy dấu hiệu tích cực là khoảng cách về đa số các chỉ số xã 
hội đã giảm đi một cách đáng kể. Đặc biệt trong năm 1993, 39% 
tổng số dân cư nông thôn sử dụng điện làm nguồn chiếu sáng 
chính (so với 88% ở khu vực thành thị), con số này trong năm 
2004 là 92% và 99% tương ứng cho cả hai khu vực. Trong lĩnh vực 
cung cấp nước sạch, chỉ số này đối với khu vực nông thôn và 
thành thị là 18% và 59% trong năm 1993, và đến năm 2004 là 50% 
và 82 %. Tỷ lệ sở hữu xe máy ở khu vực nông thôn và thành thị 
tương ứng là 6% và 29% trong năm 1993 và tăng lên 36% và 69% 
trong năm 2004. Về dịch vụ y tế, nếu năm 1998, chỉ có 12% dân 
số nông thôn và 28% dân số thành thị được bảo hiểm về y tế (có 
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bảo hiểm y tế hoặc thẻ khám chữa bệnh miễn phí) thì đến năm 
2004 các con số tương ứng đã là 35% và 45%. Tuy nhiên, vẫn còn 
có sự cách biệt lớn trong tiếp cận điều kiện sống hợp vệ sinh (2% 
và 45% trong năm 1993 và 16% và 76% trong năm 1998), điện 
thoại (2% và 24% năm 1998 và 10% và 53% năm 2004) và tỷ lệ đi 
học đúng tuổi ở cấp trung học phổ thông và đây có thể là những 
lĩnh vực ưu tiên cần có sự can thiệp của Chính phủ3. 

Về bất bình đẳng, Bảng 3 cho thấy hệ số Gini ở thành thị luôn 
luôn cao hơn so với ở nông thôn. Về mức độ thay đổi, hệ số này 
tăng chút ít ở nông thôn nhưng lại hơi giảm đi ở thành thị. Do 
vậy, mức độ bất bình đẳng ở nông thôn tiến gần hơn đến mức độ 
bất bình đẳng ở thành thị. Một phần nguyên do của việc hệ số 
Gini ở nông thôn gia tăng có thể lý giải qua kênh di cư: di cư từ 
nông thôn ra thành thị đã tăng mạnh từ khi Việt Nam bắt đầu 
công cuộc đổi mới kinh tế. Nguyễn Thu Phương và các tác giả 
khác (2006) phát hiện rằng mặc dù việc di cư này có tác động tích 
cực đến mức chi tiêu dùng của hộ gia đình, nó cũng làm tăng hệ 
số Gini của chi tiêu dùng tính theo đầu người của hộ gia đình ở 
vùng có dân di cư đi so vùng không có dân di cư đi. Phân tích hệ 
số bất bình đẳng Theil L mà có đặc tính là có thể phân tách thành 
hợp phần bất bình đẳng trong nội nhóm và bất bình đẳng giữa 
các nhóm cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc gia tăng bất 
bình đẳng chung: nếu trong giai đoạn 1993-1998, 96% gia tăng bất 
bình đẳng ở Việt Nam có thể là do gia tăng bất bình đẳng giữa 
các vùng thành thị và nông thôn và chỉ có 4% là do gia tăng bất 
bình đẳng trong nội vùng nông thôn hoặc thành thị, thì những 
con số này giai đoạn 1998-2004 là 39% so với 61% và toàn bộ giai 
đoạn 1993-2004 là 61% so với 39% (xem thêm chi tiết ở Phụ lục 4). 

_____________ 
3 Chênh lệch giữa thành thị và nông thôn được thể hiện thông qua các con 
số trên có thể  lớn hơn so với mức chênh lệch trên thực tế do số người nhập 
cư sống ở đô thị  – những người thường có tiếp cận hạn chế với các dịch vụ 
xã hội cơ bản – có thể đã không được đưa vào chọn mẫu. 
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Như vậy, trong giai đoạn 1993-2004, sự gia tăng bất bình đẳng 
chung chủ yếu là do tăng bất bình đẳng giữa vùng nông thôn và 
thành thị mặc dù tầm quan trọng của nó trong sự thay đổi bất 
bình đẳng chung có xu hướng ngày càng giảm dần.  

 
Bảng 3. Hệ số Gini đối với chi tiêu dùng  

 1993 1998 2002 2004 

Việt Nam  0,34 0,35 0,37 0,37 
Thành thị  0,35 0,34 0,35 0,33 
Nông thôn 0,28 0,27 0,28 0,30 

Nguồn: Tổng cục Thống kê. 

 

Nói tóm lại, khoảng cách nông thôn - thành thị đã và đang bị 
nới rộng cho dù được đo bằng chi tiêu dùng hay các chỉ số xã 
hội. Điều này cho thấy rằng đây là lĩnh vực cần phải có sự can 
thiệp về chính sách. 

2.2. Giảm nghèo ở các vùng  

Tám vùng của Việt Nam có thể được phân loại thành 3 nhóm: 
nghèo, trung bình và giàu có. Hình 7 cho thấy rằng tỷ lệ nghèo 
luôn ở mức cao đối với nhóm đầu tiên bao gồm Tây Bắc, Tây 
Nguyên và Bắc Trung Bộ. Tại khu vực Đồng bằng sông Hồng và 
Đông Nam Bộ thuộc nhóm vùng phát triển, tỷ lệ nghèo đói là 
khá thấp. Các vùng ở Đông Bắc, Nam Trung Bộ và Đồng bằng 
sông Cửu Long thuộc nhóm giữa. 

Mức độ giảm nghèo khác nhau rất nhiều giữa các vùng trong 
giai đoạn 1993-2004. Nơi có thành tích tốt nhất thuộc về Đông 
Bắc, nơi có tỷ lệ nghèo giảm từ 86% năm 1993 xuống còn 29%, 
hay nói một cách khác giảm 57 điểm phần trăm trong vòng 11 
năm. Đặc biệt tỷ lệ nghèo tại khu vực này đã giảm xuống một 
nửa trong vòng 6 năm từ 1998 đến 2004. 
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Thành tích xếp thứ hai thuộc về Đồng bằng sông Hồng với tỷ 
lệ giảm nghèo đạt 51 điểm phần trăm trong cùng thời kỳ. Tỷ lệ 
nghèo ở khu vực này trong năm 2004 chưa bằng một phần năm so 
với năm 1993. Giảm nghèo tại khu vực Đồng bằng sông Hồng 
diễn ra mạnh nhất vào những năm 1990, trong khi đó mức giảm 
nghèo trong những năm gần đây có vẻ khiêm tốn hơn. 

 
Hình  7. Tỷ lệ nghèo theo các vùng giai đoạn 1993-2004 
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      Nguồn:  Xây dựng trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra mức sống hộ gia 
đình KSMSDC 1993, KSMSDC 1998, KSMSHGÑ 2002 và KSMSHGÑ 2004 

Các vùng Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên cũng có mức giảm 
nghèo tương đối nhanh, với tỷ lệ giảm nghèo tại hai khu vực 
này trong giai đoạn 1993-2004 tương ứng là 43  và 37 điểm 
phần trăm, song vào năm 2004 tỷ lệ nghèo vẫn còn ở mức cao 
tương ứng là 32% và 33%. Tuy nhiên, giống như ở Đồng bằng 
sông Hồng, thời gian giảm nghèo diễn ra mạnh nhất  tại khu 
vực Bắc Trung Bộ là vào những năm 1990, trong khi đó mức 
độ giảm nghèo tại khu vực Tây Nguyên trong những năm gần 
đây dường như đang gia tăng. 

Mức độ giảm nghèo (nếu được đo bằng điểm phần trăm) 
tương tự cũng diễn ra ở Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Đồng 
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bằng sông Cửu Long. Mặc dù có điều kiện kinh tế xã hội khác 
biệt, khu vực Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đều 
có tỷ lệ nghèo tương tự và không quá cao, và tốc độ giảm nghèo 
cũng tương đối giống nhau. Tốc độ giảm nghèo chậm nhất là ở 
khu vực Tây Bắc. Với tỷ lệ giảm 22 điểm phần trăm trong vòng 
11 năm, vùng này hiện nay vẫn là khu vực nghèo nhất với số hộ 
gia đình nghèo lên đến 59%. Tất các các vùng, trừ Tây Bắc, đều 
đạt được Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) là giảm tỷ lệ 
nghèo xuống còn một nửa trong vòng 11 năm. 

Những thay đổi dẫn đến sự phân bố nghèo đói theo vùng vào 
năm 2004 như được trình bày tại Bảng 4. Bắc Trung Bộ là nơi có 
nhiều người nghèo nhất, tiếp theo là Đông Bắc, Đồng bằng sông 
Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng. Tây Nguyên, Tây Bắc và 
Nam Trung Bộ có số người nghèo tương đối giống nhau và chiếm 
tỷ lệ khoảng dưới 10% tổng số người nghèo ở Việt Nam, trong khi 
đó Đông Nam Bộ chiếm chưa tới 5% tổng số người nghèo mặc dù 
chiếm trên 15 % tổng số dân. 

Vị trí địa lý ảnh hưởng đến sự thay đổi về tình trạng nghèo 
của hộ gia đình (tức là việc hộ gia đình nghèo thoát nghèo hoặc 
việc hộ gia đình không nghèo bị rơi vào tình trạng nghèo) như 
được phát hiện trong một số nghiên cứu sử dụng số liệu điều 
tra lặp KSMSDC 1993-KSMSDC 1998 và KSMSHGĐ 2002 – 
KSMSHGĐ 2004 để nghiên cứu sự biến động trong tình trạng 
nghèo của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam trong hai thời 
kỳ 1993-1998 và 2002-2004. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát 
hiện thấy trong hai giai đoạn này các hộ gia đình sống ở Đông 
Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long 
có nhiều cơ hội thoát nghèo hơn những hộ gia đình có cùng một 
số đặc điểm (dân tộc, giáo dục, nghề nghiệp, nhân khẩu học, 
tiếp cận cơ sở hạ tầng,...) nhưng sống ở vùng Bắc Trung Bộ (Vũ 
Hoàng Đạt và các tác giả 2006). 
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Bảng 4. Tỷ lệ của các vùng trong tổng số người nghèo 
ở Việt Nam năm 2004 

Đơn vị: % 

 
Tỷ lệ trên tổng số 

người nghèo 
Tỷ lệ trên tổng 

số dân 
Miền núi phía Bắc 26,1 14,4 
Đông Bắc 17,2 11,4 
Tây Bắc 8,9 3,0 
Đồng bằng Sông Hồng 13,6 21,8 
Bắc Trung Bộ 21,1 12,9 
Nam Trung Bộ  8,3 8,6 
Tây Nguyên 9,6 5,7 
Đông Nam Bộ 4,4 15,9 
Đồng bằng Sông Cửu Long  17,0 20,9 
Tổng cộng 100,0 100,0 

Nguồn: Tổng cục Thống kê. 

 

Bảng 5 cho thấy khoảng cách nghèo thay đổi theo thời gian. 
Vùng Tây Bắc có tỷ lệ khoảng cách nghèo cao nhất và mức giảm 
chậm nhất. Ở Tây Nguyên, mặc dù chỉ số này vẫn còn cao nhưng 
khoảng cách nghèo đã được giảm một cách đáng kể. Điều này 
cũng diễn ra tại các vùng khác. Vùng Đồng bằng sông Hồng và 
Đông Nam Bộ đã giảm được chỉ số khoảng cách nghèo xuống 9 
lần, biến con số này thành rất nhỏ. 
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Bảng 5. Chỉ số khoảng cách nghèo phân theo vùng 
năm 1993-2004 

Đơn vị: %  
 1993 1998 2002 2004 

Cả nước 18,5 9,5 6,9 4,7 
Miền núi phía Bắc 29,0 18,5 12,3 9,5 
Đông Bắc 29,6 17,6 9,6 7,0 
Tây Bắc 26,2 22,1 24,1 19,1 
Đồng bằng Sông Hồng 18,3 6,2 4,3 2,1 
Bắc Trung Bộ 24,7 11,8 10,6 8,1 
Nam Trung Bộ  17,2 10,2 6,0 5,1 
Tây Nguyên 26,3 19,1 16,7 10,6 
Đông Nam Bộ 10,1 3,0 2,2 1,2 
Đồng bằng Sông Cửu Long  13,8 8,1 4,7 3,0 

Nguồn: Xây dựng trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra mức sống hộ gia 
đình KSMSDC 1993, KSMSDC 1998, KSMSHGÑ 2002 và KSMSHGÑ 2004 

 

Về mức độ bất bình đẳng, mặc dù tất cả các vùng đều được 
hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, tốc độ tăng chi 
tiêu dùng thực tế theo đầu người khác biệt rất lớn giữa các vùng. 
Nếu như vùng Đông Nam Bộ, Đông Bắc, Đồng bằng sông Hồng 
tăng ở mức 133%, 117% và 111% trong giai đọan 1993-2004 thì tốc 
độ này của các vùng Tây Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long và Nam 
Trung Bộ thấp hơn rất nhiều ở mức 52%, 63% và 67%. Kết quả là 
khoảng cách trong chi tiêu dùng giữa các vùng có thành tích tốt 
nhất và các vùng có thành tích kém nhất đã và đang ngày một 
nới rộng. Đặc biệt, nếu trong năm 1993, chi tiêu dùng theo đầu 
người ở vùng Đông Nam Bộ gấp 1,91 và Đồng bằng sông Hồng 
gấp 1,37 lần chi tiêu dùng theo đầu người ở vùng Tây Bắc, thì tỷ 
lệ này lên đến 2,93 và 1,89 lần vào năm 2004 (Hình 8). Nhìn 
chung, như nghiên cứu của Lê Văn Chơn và các tác giả khác 
(2006) cho thấy khoảng cách về chi tiêu dùng bình quân đầu 
người theo vùng ngày càng nới rộng giữa các vùng trong giai 
đoạn từ năm 1993 đến năm 2002, song xu thế này bắt đầu đảo 
ngược từ năm 2002 đến năm 2004.  
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Hình 8. Chi tiêu dùng thực tế bình quân đầu người 
tính theo vùng, 1993-2004 (1000 VND, giá tháng 1-1993) 
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 Nguồn: Xây dựng trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra mức sống hộ gia 

đình KSMSDC 1993, KSMSDC 1998, KSMSHGÑ 2002 và KSMSHGÑ 2004 
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Hình 9. Nghèo đói của các nhóm dân tộc 1993-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nguồn: Xây dựng trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra mức sống hộ gia 
đình KSMSDC 1993, KSMSDC 1998, KSMSHGÑ 2002 và KSMSHGÑ 2004 
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Kinh-Hoa trong cùng một địa bàn nhỏ tức là ở cùng xã, họ vẫn 
khó theo kịp với nhóm người Kinh-Hoa. Nghiên cứu này cũng 
phát hiện thấy rằng nhóm đồng bào các dân tộc thiểu số sống ở 
các xã không có người Kinh-Hoa cùng sinh sống có mức sống 
thấp hơn đáng kể so với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số sống ở 
những xã có cả người Kinh-Hoa sinh sống. Điều này đặt ra câu 
hỏi cần tiếp tục được nghiên cứu: có bao nhiêu phần trăm trong 
sự gia tăng chênh lệch giữa các vùng (như được chỉ ra trong  
nghiên cứu của Klump và Nguyễn Thị Tuệ Anh năm 2004) là do 
sự gia tăng chênh lệch giữa các nhóm dân tộc và bao nhiêu phần 
trăm là do yếu tố vị trí địa lý thuần túy tạo ra. Các giải pháp 
chính sách có thể rất khác nhau phụ thuộc vào việc yếu tố nào 
mang tính chi phối trong việc tạo ra sự chênh lệch giữa các vùng 
đang có xu hướng ngày càng gia tăng.  

 
Hình 10. Xu hướng giảm nghèo theo nhóm dân tộc tại các vùng 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Nguồn: Xây dựng trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra mức sống hộ gia 
đình KSMSDC 1993, KSMSDC 1998, KSMSHGÑ 2002 và KSMSHGÑ 2004 
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Về mức tuyệt đối, hiện nay có khoảng 6,2 triệu người thuộc 
dân tộc thiểu số là người nghèo, trong khi con số này ở người 
Kinh và người Hoa là 9,5 triệu người. Tỷ lệ nghèo lương thực ở 
nhóm các dân tộc thiểu số trong năm 2004 vẫn còn ở mức trên 
30%, hay nói một cách khác có khoảng 3,5 triệu người thuộc các 
dân tộc thiểu số vẫn còn chưa đủ ăn, trong khi ở nhóm người 
Kinh và người Hoa là 2,5 triệu người. 

Phần bên phải của Hình 9 cho thấy các dân tộc thiểu số chưa 
bắt kịp nhóm người Kinh –Hoa trong việc giảm mức thiếu hụt so 
với chuẩn nghèo. Bình quân một người nghèo thuộc nhóm Kinh-
Hoa thiếu hụt khoảng 395.000 VND hay hụt 20% so với chuẩn 
nghèo, trong khi đó con số này đối với người nghèo thuộc nhóm 
các dân tộc thiểu số là 665.000 VND hoặc tương đương với 33% so 
với chuẩn nghèo. Khoảng cách về chi tiêu dùng giữa nhóm Kinh-
Hoa và các dân tộc thiểu số cũng đã và đang bị nới rộng (Hình 
11): nếu trong năm 1993, chi tiêu dùng bình quân đầu người của 
hộ gia đình thuộc nhóm Kinh-Hoa bằng 1,72 lần hộ gia đình đồng 
bào dân tộc thiểu số thì tỷ lệ này là 2,15 lần năm 2004.  Điều đó 
là do mức chênh lớn trong tốc độ tăng trưởng chi tiêu dùng bình 
quân thực tế giữa nhóm Kinh-Hoa và nhóm dân tộc thiểu số 
trong giai đoạn 1993-2004 trong đó nhóm Kinh-Hoa tăng 98% còn 
nhóm dân tộc chỉ tăng 58%. Hai nghiên cứu của Hoàng Thanh 
Hương và các tác giả khác năm 2006 và Nguyễn Thị Minh Hòa 
2006 đã phân tách chênh lệch chi tiêu dùng này thành hai phần, 
một phần được giải thích bằng sự khác biệt trong đặc điểm hộ gia 
đình như nhân khẩu, giáo dục, sở  hữu đất, v.v... và một phần 
được giải thích bằng lợi ích thu được nhờ có những đặc điểm này 
và sự khác biệt về vị trí địa lý4. Các nghiên cứu này cho thấy có 
sự khác biệt đáng kể về các đặc tính ở cấp hộ giữa đồng bào dân 
tộc và đồng bào Kinh-Hoa và sự khác biệt dường như có chiều 

_____________ 
4 Vị trí địa lý cũng cần được coi là tài sản của hộ gia đình, mặc dù đây 
không hoàn toàn là tài sản ở cấp hộ vì những hộ sống trên cùng một địa 
bàn đều có chung tài sản này. 
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hướng gia tăng. Vào năm 2004, sự khác biệt về đặc tính cấp hộ 
giải thích 18% chênh lệch chi tiêu dùng giữa hai nhóm ở trong 
toàn bộ vùng nông thôn Việt Nam, song tạo ra 51% chênh lệch 
chi tiêu dùng ở những xã có cả đồng bào dân tộc thiểu số và 
đồng bào Kinh-Hoa sinh sống. Kết quả của các nghiên cứu này 
cho thấy việc tăng cường đầu tư cải thiện các đặc điểm cấp hộ 
của đồng bào dân tộc thiểu số ở những xã hỗn hợp và cải thiện 
cơ sở hạ tầng để giảm bớt sự chênh lệch về vị trí địa lý ở các xã 
chỉ có đồng bào thiểu số sinh sống có thể là những ưu tiên chính 
sách nhằm giúp đỡ nhóm đồng bào dân tộc thiểu số. 

Nhóm đồng bào các dân tộc thiểu số bị tụt hậu khá nhiều so 
với nhóm đồng bào Kinh-Hoa về các chỉ số xã hội (Phụ lục 2). 
Tuy sự chênh lệch về tiếp cận điện, có tivi và xe máy đang được 
thu hẹp lại song chênh lệch về tiếp cận nước sạch, điều kiện vệ 
sinh và sở hữu điện thoại lại gia tăng. Cụ thể là vào năm 2004, 
chỉ có 4% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận điều kiện vệ 
sinh so với 36% người Kinh-Hoa và 19% đồng bào dân tộc thiểu 
số được tiếp cận nước sạch so với 63% người Kinh-Hoa. Điều này 
có thể gợi ý về những ưu tiên trong chính sách hỗ trợ của Chính 
phủ dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Hình 11. Chi tiêu dùng bình quân đầu người theo nhóm 
dân tộc, 1993-2004 (1000 VND, giá tháng 1- 1993) 
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3. Những yếu tố đã tạo nên 
quá trình giảm nghèo nhanh 
ở Việt Nam 

Phần này sẽ phân tích các yếu tố đã đóng góp vào quá trình giảm 
nghèo nhanh được duy trì trong suốt giai đoạn 11 năm từ 1993 
đến 2004. Tăng trưởng nhanh và được chia sẻ rộng rãi và có lợi 
cho người nghèo là yếu tố chính đã tạo nên thành quả giảm 
nghèo ấn tượng đó của Việt Nam. Phân tích kỹ hơn có thể thấy 
việc đẩy nhanh cải cách theo định hướng thị trường, sự cải thiện 
tính di chuyển theo địa bàn và nghề nghiệp trên thị trường lao 
động và chính sách phân phối lại có lợi cho người nghèo và 
người thu nhập thấp đã góp phần đáng kể trong việc tạo ra tăng 
trưởng kinh tế nhanh và có lợi cho người nghèo. 

3.1. Cải cách và tăng trưởng nhanh  

Cải cách trong nước được thúc đẩy, nguồn vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài FDI và hỗ trợ phát triển ODA gia tăng, và các 
điều kiện quốc tế ngày càng thuận lợi đã tạo ra tác động tương 
tác để giúp Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh và được 
duy trì trong một thời gian dài kể từ đầu những năm 90. Với tốc 
độ tăng trưởng GDP và GDP đầu người bình quân hàng năm 
tương ứng là 7,7% và 6,2% trong giai đoạn 1993-2004, Việt Nam 
được coi là một trong những nước tăng trưởng kinh tế nhanh nhất 
trên thế giới trong giai đoạn này. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
nhanh là động lực chính để giảm nghèo ở Việt Nam.  

Công cuộc Đổi mới với các cuộc cải cách kinh tế sâu rộng 
chính là nguyên nhân đã giúp Việt Nam đạt được tăng trưởng và 
giảm nghèo nhanh. Nghị quyết Trung ương 10 tháng 4 năm 1988 
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đã tạo điều kiện cho khu vực kinh tế hộ và kinh tế tư nhân phát 
triển trong lĩnh vực nông nghiệp. Với một đất nước có khoảng bảy 
mươi phần trăm dân số sống dựa vào nông nghiệp và sản phẩm 
nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong chi tiêu dùng của hầu hết tất 
cả mọi người, Nghị quyết 10 thực sự là một thay đổi cực kỳ quan 
trọng có tác dụng tích cực và lâu dài đến giảm nghèo. Đồng thời 
sự phân bổ đất đai - tài sản quan trọng nhất của người nông dân – 
là khá bình đẳng. Sản xuất lương thực, yếu tố quyết định đến giảm 
nghèo cũng tăng nhanh và liên tục, từ 19,5 triệu tấn năm 1988 lên 
21,7 triệu tấn, 32,1 và 39,5 triệu tấn tương ứng trong các năm 1991, 
2001 và 2005. Điều này đã giúp Việt Nam, đặc biệt là nhóm người 
Kinh và Hoa, giảm mạnh nghèo lương thực.  

 Luật Đất đai được thông qua năm 1993 là một yếu tố quan 
trọng khác có tác động tích cực đến giảm nghèo. Theo kết quả 
nghiên cứu của Ravallion và van de Walle (2006) cho thấy rằng từ 
khi có Luật Đất đai, việc sử dụng đất đã trở nên hiệu quả hơn. 
Mặc dù nhiều người vẫn lo lắng về tình trạng nông dân không có 
đất gia tăng và tỷ lệ nghèo cao hơn trong số nông dân không sở 
hữu đất, nghiên cứu của Ravallion và van de Walle “không tìm 
thấy dấu hiệu về việc gia tăng tình trạng không sở hữu đất đã 
làm xói mòn thành quả đối với người nghèo do công cuộc phi 
hợp tác hoá mang lại.” 

Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 1 năm 2000 đã dẫn 
đến sự ra đời của nhiều doanh nghiệp mới có đăng ký. Theo 
thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong khoảng thời gian bốn 
năm 2001-2004 đã có khoảng 102 nghìn doanh nghiệp mới với 
tổng số vốn trên 187 nghìn tỷ đồng được đăng ký. Cùng với 
quyết tâm của Nhà nước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, môi 
trường kinh doanh ở Việt Nam đã và đang được cải thiện. Trong 
các năm 2003 – 2004, một loạt các văn bản pháp lý đã được ban 
hành trong đó có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
nước ngoài sửa đổi, Nghị định về chuyển đổi các doanh nghiệp 
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có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần, và các văn bản 
pháp lý về thay đổi thủ tục hành chính nhằm tiến tới áp dụng 
các chuẩn mực của thương mại thế giới vào Việt Nam. 

Việt xóa bỏ độc quyền nhà nước trong thương mại - kết quả 
của cải cách thương mại và mở cửa nền kinh tế từ năm 2000 - kết 
hợp với điều chỉnh tỷ giá hối đoái chính thức phù hợp với điều 
kiện của thị trường và hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế 
giới đã đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản và các sản phẩm sử 
dụng nhiều lao động khác của Việt Nam. Những nỗ lực to lớn 
của Việt Nam để hội nhập hơn nữa vào nền kinh tế thế giới từ 
năm 2000 đã góp phần tạo thêm những kết quả tích cực trong 
tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Thi hành Hiệp định thương 
mại song phương Việt Mỹ bắt đầu từ tháng 12 năm 2001 thực sự 
đã củng cố đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Lao động trong 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,5% trong năm 
2002, 24,5% năm 2003 và 23,5% năm 2004. Việc làm trong các 
doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ có mức tăng còn cao 
hơn nữa là 17,8%, 32,1%, và 37,5% tương ứng trong các năm 2002, 
2003 và 2004 (Cục Đầu tư nước ngoài và Dự án STAR, 2005). Hiệp 
định thương mại song phương Việt Mỹ có tác động rất mạnh, 
không những đối với xuất khẩu mà còn đối với luồng đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam. 

Nhờ đẩy nhanh cải cách kinh tế, dòng đầu tư trực tiếp nước 
ngoài tiếp tục tăng lên trong những năm gần đây. Tổng vốn của 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 
thời điểm cuối tháng 9 năm 2004 vào khoảng 26 tỷ USD, và đó là 
một thành tố quan trọng  của xuất khẩu và tăng trưởng. Các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tạo nên số lượng lớn việc 
làm với tiền công tương đối cao5. Sự cạnh tranh về đầu tư nước 

_____________ 
5 Theo số liệu điều tra doanh nghiệp (GSO, 2004), tại thời điểm cuối năm 
2003, có 860 ngàn lao động trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FIE), 
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ngoài giữa các quốc gia Châu Á và giữa các tỉnh của Việt Nam đã 
đóng vai trò thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam6. Việc Việt 
Nam cam kết tiến hành cải cách chuyển sang nền kinh tế thị 
trường cùng với những thành tựu ấn tượng trong tăng trưởng và 
xoá đói giảm nghèo đã góp phần tăng thu hút viện trợ phát triển 
chính thức ODA. Từ năm 1993 đến năm 2004, các chính phủ và 
các tổ chức quốc tế ủng hộ công cuộc cải cách của Việt Nam đã 
cam kết hơn 29 tỷ USD, trong đó trên 14 tỷ USD đã được giải 
ngân (Nguồn: www.mpi.gov.vn). Nguồn vốn ODA đã hỗ trợ tích 
cực không những phát triển hạ tầng cơ sở, mà còn giúp nâng cao 
năng lực, cải thiện hệ thống quản trị quốc gia và cải thiện môi 
trường đầu tư 

3.2. Mẫu hình tăng trưởng có lợi cho  người nghèo 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế không 
phải lúc nào cũng dẫn đến giảm nghèo. Trên thực tế có những nước 
không đạt được giảm nghèo mặc dù có tốc độ tăng thu nhập bình 
quân đầu người tương đối cao. Thái Lan (trong những năm 80), Ma-
lai-xia (trong những năm 90) và Sri Lanka (trong những năm 90) là 
những ví dụ minh chứng cho thực tế đó (Pasha và Palanivel 2004). 

                                                                                                                   
trong đó có gần 688 nghìn làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài. Tiền công trung bình của các doanh nghiệp FIE là tương đối cao. Số 
liệu điều tra cho thấy trong năm 2003, tiền lương trung bình của nhân viên 
trong các doanh nghiệp FIEs là 1.774 nghìn đồng/tháng. Trong số họ, công 
nhân viên trong các liên doanh nhận 2.849 nghìn đồng/tháng, trong khi 
nhân viên trong các doanh nghiêp 100% vốn nước ngoài có mức thu nhập 
trung bình 1.494 nghìn đồng/tháng, đều cao hơn đáng kể so với tiền công 
trong các doanh nghiệp trong nước. 
6 Malesky nghiên cứu số liệu 61 tỉnh của Việt Nam trong những năm từ 1990 
đến năm 2000 và đã tìm thấy bằng chứng về tác động của các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài lên nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc 
thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế kinh tế tại địa phương. Tác giả nhận thấy 
có sự “ảnh hưởng của các nhà đầu tư hiện hữu trong việc phát triển thể chế 
và chính sách ở địa phương” (Malesky 2005). 
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Như vậy, mối liên kết khá chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế 
và giảm nghèo - hay nói cách khác mẫu hình tăng trưởng có lợi 
cho người nghèo - ở Việt Nam được nhìn nhận như là một thành 
tựu của đất nước. Độ nhậy giảm nghèo của tăng trưởng- một chỉ 
số đo sự liên kết giữa tăng trưởng và giảm nghèo được sử dụng 
rộng rãi, được ước tính là 0,95 cho giai đoạn 1993-1998 và 1,32 cho 
giai đoạn 1998-2004 (xem chi tiết trong Phụ lục 1). Với các giá trị 
đó, tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam được xem là có lợi cho người 
nghèo nếu so sánh với kinh nghiệm 30 năm của các nước Châu Á 
(có thể tham khảo số liệu Bảng 3 trong báo cáo của Pasha và 
Palanivel, 2004). Nguyên nhân trực tiếp và quan trọng nhất của 
mẫu hình tăng trưởng có lợi cho người nghèo là sự ổn định trong 
phân bổ thu nhập của dân cư được đo bằng  hệ số Gini tính cho 
chi tiêu dùng bình quân đầu người. Hệ số này của Việt Nam 
thuộc hạng trung bình so với các nước có cùng trình độ phát triển 
(xem Bảng 2). Mức độ bình đẳng tương đối này có được một phần 
là nhờ sự phân bổ đất đai tương đối công bằng và điều này có 
tác động tốt và dài hạn đến giảm nghèo vì đa số người nghèo 
làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra còn có những nguyên 
nhân khác, ví dụ Hình 12 cho thấy trong các năm 1993-2002, tỷ lệ 
người nghèo nằm ngay dưới ngưỡng nghèo khá cao và do vậy khi 
có cơ hội tăng thu nhập do tăng trưởng kinh tế mang lại, nhóm 
này có thể dễ dàng thoát nghèo. 

Cũng cần phải thấy rằng còn có các yếu tố quan trọng khác 
nữa góp phần tạo nên sự ổn định trong phân bổ thu nhập của 
dân cư và mẫu hình tăng trưởng có lợi cho người nghèo. Do các 
yếu tố này liên quan đến các chính sách cụ thể nên sẽ được thảo 
luận kỹ trong phần tiếp theo của Báo cáo này. Một nhận xét khác 
cần nêu ở đây là cũng với phân tích về độ nhạy giảm nghèo của 
tăng trưởng cho thấy một thực tế thậm chí còn thiết thực và quan 
trọng hơn cho việc làm chính sách là: một phần trăm tăng trưởng 
của GDP trên đầu người đã giúp giảm tỷ lệ nghèo xuống 0,55 và 
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0,49 điểm phần trăm tương ứng cho hai giai đoạn 1993-1998 và 
1998-2004. Điều này cho thấy rằng, cùng với quá trình giảm 
nghèo, để giảm một điểm phần trăm tỷ lệ nghèo, mức tăng 
trưởng GDP đầu người cần thiết ngày càng cao. Con số này giúp 
khẳng định thêm một điều thường được đề cập là khi tỷ lệ nghèo 
càng thấp, cuộc chiến giảm nghèo càng khó khăn.    

 3.3. Chi tiêu công có lợi cho người nghèo và đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng 

Chi tiêu công là một công cụ quan trọng của Chính phủ để 
đạt được những mục tiêu đề ra. Số liệu cho thấy chi tiêu công ở 
Việt Nam nhìn chung là có lợi cho người có thu nhập thấp và là 
yếu tố giúp cho tăng trưởng có tác động tích cực đến giảm nghèo 
và phát triển mang tính toàn diện. Mẫu hình có lợi cho người 
nghèo trong chi tiêu công được minh họa rõ nét qua số liệu vùng 

Hình 12. Phân bổ dân số theo mức độ chi tiêu dùng đầu người 

(Theo giá cả tháng 1-1993) 
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Nguồn: Xây dựng trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra mức sống hộ gia
đình KSMSDC 1993, KSMSDC 1998, KSMSHGÑ 2002 và KSMSHGÑ 2004 
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trình bày ở Bảng 6 và số liệu tỉnh biểu thị trong Hình 13 cho thấy 
mối quan hệ cùng chiều giữa tỷ lệ giảm nghèo và hỗ trợ ngân 
sách ròng giữa các vùng7 hoặc các tỉnh ở Việt Nam8. Các vùng 
giàu đóng góp vào ngân sách trong khi các vùng nghèo luôn 
nhận được hỗ trợ ngân sách từ Chính phủ và ở một số vùng, mức 
hỗ trợ ngân sách là khá lớn. Cụ thể, vùng Tây Bắc, mức hỗ trợ 
ngân sách tính theo đầu người năm 2003 và 2004 bằng hai phần 
ba chuẩn nghèo. Vùng Tây Nguyên là vùng nhận hỗ trợ ngân 
sách theo đầu người đứng thứ hai trong năm 2002 và 2003. Mức 
hỗ trợ ngân sách đáng kể trong hai năm trước cuộc điều tra 2004 
có thể là một yếu tố giải thích thành tựu giảm nghèo ở vùng này.  

 
Bảng 6. Hỗ trợ ngân sách9 theo đầu người 1999-2004 theo vùng  

Đơn vị: Nghìn đồng  
 

Vùng 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Đồng bằng sông Hồng -598 -663 -733 -894 -945 -1,150 
Vùng Đông Bắc 196 270 377 446 645 662 
Vùng Tây Bắc 453 548 730 822 1,425 1,431 
Vùng Bắc Trung Bộ 77 241 330 330 306 271 
Vùng Nam Trung Bộ -121 -13 -44 -179 -367 -142 
Tây Nguyên 217 334 505 622 659 626 
Vùng Đông Nam Bộ -3,243 -4,290 -4,529 -4,933 -5,699 -5,676 
Đồng bằng sông Cửu Long 114 170 246 223 263 228 

Nguồn: Tổng cục Thống kê. 

_____________ 
7 Hệ số tương quan giữa trợ cấp theo đầu người trong giai đoạn 1999-2004 
lấy từ Bảng 6 và tỷ lệ nghèo theo vùng năm 1998 như trong Hình 7 cao tới 
mức 0,82. 
8 Những khoản trợ cấp này gồm chi cho các chương trình mục tiêu giảm 
nghèo là Chương trình Mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo và Chương trình 
135 chiếm khoảng 2% GDP. Chi tiết về các chương trình này bao gồm cả 
đánh giá về hiệu quả và tác động của các hợp phần khác nhau của Chương 
trình có thể tham khảo trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2004.  
9 Giá trị âm có nghĩa là tỉnh đó đóng góp vào ngân sách trung ương. 
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Hình 13. Tỷ lệ nghèo theo tỉnh năm 2002 và Hỗ trợ ngân sách 
ròng từ Chính phủ cho các tỉnh năm 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Hansen và Lê Đặng Trung (2006) 

 

Cùng với sự phân bổ lại ngân sách giữa các tỉnh ở mức đáng kể 
và có lợi cho các tỉnh nghèo, sự phân bổ lại ở cấp hộ gia đình cũng 
theo hướng có lợi cho người nghèo. Một nghiên cứu gần đây của 
Hansen và Lê Đặng Trung thực hiện năm 2006 sử dụng số liệu của 
KSMSHGĐ 2002 và 2004 để phân tích mức hỗ trợ xã hội được định 
nghĩa bao gồm bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí 
đã phát hiện rằng giá trị tuyệt đối của các khoản hỗ trợ chủ yếu có 
lợi cho nhóm người nghèo nhất (mặc dù nhóm 20 phần trăm dân 
số giàu nhất cũng được hưởng lợi). Kết quả phân tích của nghiên 
cứu này cho thấy các khoản hỗ trợ xã hội có tác động lớn đến tỷ 
lệ nghèo năm 2002 và 200410 và hơn nữa, hỗ trợ này giúp bảo vệ 
người hưởng thụ không bị rơi vào vòng nghèo.  
_____________ 
10 Nghiên cứu này phát hiện thấy nếu không có trợ cấp xã hội thì tỷ lệ 
nghèo có thể cao hơn khoảng 10-11 điểm phần trăm trong cả hai năm 2002 
và 2004, và 1,7% người không nghèo trong cả hai năm 2002 và 2004 có thể 
đã rơi vào vòng nghèo trong thời gian từ  năm  2002 đến 2004 nếu họ không 
nhận trợ cấp xã hội. 
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Giáo dục chiếm một tỷ lệ đáng kể và có xu hướng ngày 
càng tăng trong chi tiêu công: tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục tăng từ 
14% năm 1994 lên 18% năm 2005, chiếm 5,6% GDP và cao hơn 
mức trung bình của Châu Á11. Dự kiến giáo dục sẽ chiếm 20% 
chi tiêu ngân sách vào năm 2010. Chi tiêu công cho giáo dục, 
đặc biệt là giáo dục tiểu học mang tính cấp tiến, tức là các hộ 
gia đình nghèo hơn được hưởng lợi nhiều hơn so với các hộ giàu 
có hơn (Ngân hàng Thế giới 2005). Chi tiêu công cho giáo dục 
tiểu học và phổ thông cơ sở đạt 53% tổng chi tiêu cho giáo 
dục12. Các dự án ODA trong giáo dục và đào tạo tập trung chủ 
yếu vào giáo dục cơ bản (tiểu học, trung học cơ sở và trung học 
phổ thông). Các mục tiêu trong phát triển giáo dục và đào tạo 
được nêu rõ trong Chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo 
2001-2010; Kế hoạch hành động quốc gia Giáo dục cho tất cả 
mọi người 2003-2015; Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo 
dục và Đào tạo 2001-2010; Kế hoạch 5 năm và Kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội hàng năm; và các Nghị quyết của Quốc hội 
về cải cách sách giáo khoa và phổ cập giáo dục phổ thông cơ 
sở.  Chính phủ kiên trì theo đuổi chính sách “giáo dục cho tất cả 
mọi người”, đặc biệt là giáo dục tiểu học. Các chính sách cũng 
đã và đang được thực hiện nhằm đảm bảo tiếp cận giáo dục 
bình đẳng, đặc biệt đối với các trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ 
em sống trong điều kiện kinh tế xã hội thiệt thòi hơn, ưu tiên 
các vùng khó khăn thông qua các chương trình đặc biệt. Bộ Giáo 
dục và Đào tạo đã tiến hành thử nghiệm các mô hình giáo dục 
tiểu học phù hợp với các điều kiện kinh tế của các vùng khó 
_____________ 
11 Mức trung bình của Châu Á là 3,8% GDP (CPVN 2006). 
12 Phân tích số liệu điều tra lặp KSMSHGĐ 2002 – KSMSHGĐ 2004, nghiên 
cứu của Vũ Hoàng Đạt và các tác giả khác năm  2006 phát hiện thấy các hộ 
gia đình có chủ hộ đạt trình độ giáo dục cấp phổ thông cơ sở có nhiều cơ 
hội thoát nghèo hơn so với hộ gia đình có đặc điểm tương tự, song chủ hộ 
không có trình độ học vấn.  
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khăn. Chính phủ cũng đã phát hành trái phiếu giáo dục nhà 
nước để hỗ trợ các vùng miền núi, vùng Tây Nguyên và các 
tỉnh nghèo khác để xóa bỏ trường học ba ca và thay thế các lớp 
học tạm vào năm 2005 (Chính phủ Việt Nam 2005). 

Số liệu điều tra hộ gia đình cũng cho thấy độ bao phủ của 
bảo hiểm y tế đã tăng đáng kể trong tất cả các nhóm thu nhập và 
chính sách phân phối lại thông qua cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn 
phí trong lĩnh vực này là đặc biệt có lợi cho người nghèo, giúp  
tăng gấp đôi diện bảo hiểm cho nhóm 20 phần trăm dân số 
nghèo nhất (tức là cho nhóm người nghèo vì tỷ lệ nghèo là 19,5% 
năm 2004) để nhóm này có độ bao phủ về bảo hiểm y tế cao thứ 
hai trong các nhóm thu nhập (Bảng 7). Điều này thực sự quan 
trọng vì các rủi ro về sức khỏe vẫn được xem là một trong những 
nguyên nhân chính gây ra tình trạng nghèo. Nghiên cứu của Vũ 
Hoàng Đạt và các tác giả khác năm 2006 đã phát hiện thấy việc 
tăng số lần khám bệnh ngoại trú làm giảm cơ hội thoát nghèo của 
hộ gia đình.  

 
Bảng 7. Bảo hiểm y tế và thẻ khám bệnh miễn phí  theo các 

nhóm ngũ phân vị theo chi tiêu 

1998 2004 

Vùng Phần trăm 
người có bảo 

hiểm y tế 

Phần trăm 
người có 
bảo hiểm 

y tế 

Phần trăm người 
có bảo hiểm y tế 

và thẻ khám 
bệnh miễn phí 

Nhóm nghèo nhất 6,22 22,69 41,81 
Nhóm cận nghèo 9,67 23,22 30,43 
Nhóm trung bình 13,59 26,15 31,37 
Nhóm cận giàu 20,18 34,41 38,22 
Nhóm giàu nhất 28,99 44,12 46,70 

Tổng số 15,73 29,53 37,56 

Nguồn: Ước tính từ các điều tra hộ gia đình KSMSDC 1998 và KSMSHGĐ 2004. 
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Nhiều người tin rằng mức đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng 
đã góp phần tăng phúc lợi của người dân và giảm nghèo. Thiếu 
hạ tầng cơ sở được nhìn nhận là một nguyên nhân chính của tỷ lệ 
nghèo cao tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Nhà nước 
Việt Nam đã thể hiện quyết tâm khắc phục tình trạng này nhằm 
tránh để cho một bộ phận dân cư bị tách biệt khỏi quá trình phát 
triển. Hai loại cơ sở hạ tầng được phát triển để tận dụng tác động 
mang tính mạng lưới của nó gồm có (i) hạ tầng cơ sở quy mô lớn 
nhằm tạo nền tảng lớn hơn cho hội nhập với thị trường và tạo 
việc làm - đường quốc lộ, cầu, cảng và đường tải điện; và (ii)  hạ 
tầng cơ sở quy mô nhỏ ở những xã nghèo nhất để cải thiện cơ sở 
hạ tầng vật chất và xã hội ở địa phương.  

Các nhà tài trợ quốc tế như Chính phủ Nhật Bản, Ngân hàng 
Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Chính phủ Ốt-xtrây-lia 
và các nhà tài trợ khác đã hỗ trợ vốn ODA cho các dự án cơ sở 
hạ tầng quy mô lớn. Chính phủ Việt Nam đã và đang đầu tư 
những nguồn lực to lớn thông qua chương trình mục tiêu quốc gia 
hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn (thường được gọi là Chương trình 
135) để cung cấp cơ sở hạ tầng cơ bản trong những xã này. 
Những nguồn lực này được sử dụng để điện khí hoá nông thôn, 
làm đường cho các xã vùng sâu vùng xa, xây dựng trạm xá và 
trường học, các công trình thủy lợi quy mô nhỏ, chợ, hệ thống 
cung cấp nước sạch và nâng cấp các đường nối các vùng nghèo 
và các xã nghèo với các trung tâm phát triển hơn. Từ năm 1999 
đến năm 2004, khoảng 8,9 nghìn tỷ đồng đầu tư công đã được 
thực hiện cho các xã nghèo. Cho đến cuối năm 2004, sử dụng các 
nguồn vốn khác nhau (ODA, đầu tư tư nhân, đóng góp của các cá 
nhân, các tổ chức và người hưởng lợi...) các xã này đã hoàn thành 
và bắt đầu đưa vào hoạt động 22.000 dự án hạ tầng cơ sở. Cơ sở 
hạ tầng của các xã nghèo đã được cải thiện rất nhiều. 90% các xã 
nghèo được tiếp cận điện lưới, trạm phát thanh, trường học, 
trường mầm non và nhà trẻ, công trình thủy lợi nhỏ; 97% các xã 
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có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% các xã có trạm y tế; 100% 
các huyện có trường cấp ba.13 

Kết quả phân tích kinh tế lượng số liệu điều tra hộ gia đình 
KSMSHGĐ 2004 trong nghiên cứu của Lê Thúc Dục và các tác 
giả năm 2006 cho thấy có đường nông thôn đến các xã là một 
trong những yếu tố quan trọng quyết định mức chi tiêu dùng 
bình quân đầu người của năm 2004. Kết quả này cũng phù hợp 
với một số nghiên cứu trước đây về Việt Nam. Diễn đàn phát 
triển GRIPS (2003) nghiên cứu tác động của các công trình hạ 
tầng cơ sở quy mô lớn do Chính phủ Nhật Bản tài trợ như 
Đường quốc lộ 5 và Cải tạo cảng Hải Phòng đã kết luận rằng 
“phát triển trong các tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, nơi đường 
quốc lộ 5 được mở rộng tốt hơn ở các tỉnh khác ở phía Bắc. Việc 
tăng thu nhập đầu người là nhờ việc đa dạng hóa nông sản, 
thúc đẩy tiếp cận các thị trường lớn ở Hà Nội, tăng đầu tư trực 
tiếp nước ngoài, và các kết cấu công nghiệp tiên tiến.” Tương tự 
như vậy, việc cải tạo cảng Hải Phòng đã và đang góp phần phát 
triển kinh tế ở miền Bắc Việt Nam” và do đó có tác động giúp 
giảm nghèo ở các vùng lân cận.  

Một đánh giá dự án cải tạo đường giao thông nông thôn do 
Ngân hàng Thế giới tài trợ ở Việt Nam cho thấy tác động đối 
với người nghèo là rất tích cực (Van de Walle and Cratty 2002). 
Cụ thể, thời gian tiết kiệm để đi đến những nơi quen thuộc rất 
đáng kể đối với 40% nhóm hộ gia đình nghèo nhất. Nghiên cứu 
của Larsen, Phạm Lan Hương và Rama năm 2004 đã phân tích 
một cách có hệ thống tác động của đầu tư vào các cơ sở hạ tầng 
quy mô lớn trong giai đoạn 1996 đến 2000 trong Chương trình 
Đầu tư Công của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy “tăng 
thêm một điểm phần trăm GDP chi vào cơ sở hạ tầng đã dẫn tới 
việc giảm tương ứng tỷ lệ nghèo khoảng 0,5%. Tác động này ở 

_____________ 
13 Số liệu của Ủy ban Dân tộc. 



NHỮNG YẾU TỐ ĐÃ TẠO NÊN QUÁ TRÌNH GIẢM NGHÈO... 

 

53 

 

các tỉnh nghèo lớn hơn. Đầu tư vào giao thông, nước sạch và hạ 
tầng vệ sinh có tác động giảm nghèo lớn hơn. Đầu tư vào công 
trình năng lượng ít có khả năng có tác động giảm nghèo mang 
tính tập trung về địa lý.” Nghiên cứu của Vũ Hoàng Đạt và các 
tác giả khác năm 2006 cho thấy rằng tiếp cận đường giao thông, 
trường phổ thông cơ sở và các trung tâm dịch vụ khuyến nông ở 
cấp thôn tăng khả năng thoát nghèo của hộ gia đình dân tộc 
thiểu số trong khi tiếp cận điện ở cấp hộ gia đình  và tiếp cận 
trường phổ thông cơ sở, trạm xá và đường giao thông thường 
xuyên ở cấp thôn tăng khả năng thoát nghèo của hộ gia đình 
Kinh Hoa.  

Ngoài ra, lợi ích của hạ tầng cơ sở còn có những tác động tích 
cực dài hạn khác. Đối với Việt Nam, việc thiếu liên kết của một 
bộ phận dân cư với phần còn lại của xã hội có thể dẫn đến sự cô 
lập về mặt về xã hội. Vấn đề này không thể để mặc cho thị 
trường tự giải quyết. Có được cơ sở hạ tầng tốt hơn sẽ tạo điều 
kiện trao đổi hàng hoá và dịch vụ, thông tin và văn hoá tốt hơn 
giữa vùng Tây Bắc, Tây Nguyên với các vùng khác của nền kinh 
tế, hiệu quả kinh tế về dài hạn có thể sẽ cao, điều đó góp phần 
ngăn chặn sự gia tăng bất bình đẳng giữa các vùng và các dân 
tộc, điều mà hiện đang xảy ra, dù là tương đối chậm. 

Nhà nước cũng đã dành nguồn lực đáng kể để đầu tư cho 
Chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn 2001-
2005 với kinh phí đạt khoảng 21.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách 
trung ương đầu tư trực tiếp đạt 1.900 tỷ đồng (10,9%), ngân sách 
địa phương 2.500 tỷ đồng (11,90%), huy động từ cộng đồng 2.000 
tỷ đồng (9,52%), từ lồng ghép các chương trình, dự án 2.600 tỷ 
đồng (12,38%) và tín dụng 12.000 tỷ đồng (57,14%) (MOLISA 
2006). Chương trình đã hỗ trợ người nghèo tiếp cận đến các dịch 
vụ hỗ trợ sản xuất thông qua tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hỗ trợ 
đất sản xuất, định canh định cư ở các xã nghèo… cũng như hỗ trợ 
người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thông qua các 
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chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở v.v… 
Chương trình này, đặc biệt là các hợp phần về y tế và giáo dục 
đã có tác động tích cực đến phúc lợi của các hộ nghèo (MOLISA-
UNDP 2004).  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - 
xã hội như Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội 
Cựu chiến binh cũng hỗ trợ trực tiếp đối với các hộ nghèo. Tuy 
nguồn lực của các tổ chức đoàn thể không lớn, song giúp tạo nên 
một phong trào đặc biệt thông qua công tác truyền thông và vận 
động xã hội.  

3.4. Tăng di chuyển lao động theo địa lý và ngành nghề  

Những thay đổi cho phép di dân dễ dàng hơn là một trong 
những thành tựu quan trọng của công cuộc Đổi mới và không 
chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế. Nhiều người Việt Nam được 
phép ra nước ngoài để làm việc, học tập, đoàn tụ gia đình và vì 
nhiều mục đích khác. Riêng hiệu quả về mặt kinh tế của việc di 
cư cũng đã tương đối đáng kể. Ví dụ, tiền gửi về nước của 
người Việt sống ở nước ngoài tăng đều và ước tính đạt  2,6 tỷ 
USD năm 2003 và 3,2 tỷ USD năm 200414. Mặc dù những khoản 
tiền gửi của Việt kiều và những người Việt Nam khác sinh sống 
và làm việc ở nước ngoài rất quan trọng nếu xét về mức độ 
đóng góp vào GDP của đất nước cũng như các lợi ích khác, tác 
động giảm nghèo trực tiếp của các khoản tiền gửi này không 
lớn. Thật vậy, phân tích số liệu KSMSHGĐ 2004 cho thấy lượng 
tiền từ nước ngoài gửi về cho một hộ gia đình của nhóm hai 
mươi phần trăm dân số nghèo nhất (họ được xác định là người 
nghèo vì tỷ lệ nghèo năm 2004 là 19,5%) trung bình chỉ ở mức 
99.000 đồng so với mức 3.153.000 đồng đối với hộ gia đình thuộc 
nhóm hai mươi phần trăm dân số giàu nhất.  

_____________ 
14 Nguồn: Theo nguồn tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên trang web: 
www.mpi.gov.vn/showTinvan.aspx?lang=4& ma_tinvan=10052  
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Trong khi đó, một số nghiên cứu khác đã khẳng định vai trò 
quan trọng đáng kể của lao động di cư trong nước đối với giảm 
nghèo. Một nghiên cứu của Đặng Nguyên Anh năm 2005 cho thấy 
“di cư là một phương pháp tạo thu nhập đối với nhiều hộ gia 
đình nông dân. Bằng cách này, số tiền gửi không phải là một sản 
phẩm phụ ngẫu nhiên của cá nhân lao động di cư, mà là một 
phần trong chiến lược sinh kế của hộ gia đình. Vì vậy đây là một 
phương kế sinh nhai của những người nghèo”. Nghiên cứu của 
Nguyễn Thu Phương và các tác giả khác năm 2006 cho thấy rằng 
người di cư có xu hướng di chuyển khỏi những tỉnh có mức GDP 
theo đầu người thấp, Chỉ số phát triển con người thấp và tỷ lệ 
thất nghiệp cao sang các tỉnh có mức GDP theo đầu người cao, 
Chỉ số phát triển con người cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp (Bảng 
8). Điều này cho thấy di cư trong nước nhiều khả năng có thể là 
một kênh quan trọng để giúp đạt được sự đồng đều trong phát 
triển giữa các vùng. Tiền gửi về nhà của lao động di cư trong 
nước đóng vai trò quan trọng đối với gia đình của họ. Một điều 
tra gần đây ở các tỉnh nghèo hơn như Thanh Hóa và Nghệ An đã 
khẳng định tầm quan trọng của lao động di cư đối với đời sống 
của gia đình của họ và cộng đồng  nơi họ sống (Nguyễn Thắng, 
2005). Cụ thể, 85% số người trả lời phỏng vấn nói rằng có nhiều 
người trong cộng đồng của họ đi làm ăn xa nhà (chủ yếu ở các 
tỉnh khác) và 36% trong số họ nói rằng lao động di cư đã giúp 
tăng đáng kể thu nhập của gia đình họ.  

Lao động di cư và tiền do họ gửi về có thể giải thích cho 
sự lỏng lẻo trong mối liên kết giữa tăng trưởng kinh tế và sự 
thay đổi tỷ lệ nghèo của một số vùng. Trên thực tế, một số 
vùng không có sự tăng trưởng tốt về mặt kinh tế, nhưng lại 
giảm được tỷ lệ nghèo nhiều hơn là mức tương xứng với tăng 
trưởng kinh tế ở địa phương. Tác động của lao động di cư 
trong nước lên giảm nghèo trong những năm gần đây được thể 
hiện trong Hộp 1. 
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Bảng 8. Số lượng di cư ròng của những vùng có dân nhập cư 
và di cư nhiều nhất, giai đoạn 2002-2004 

Tỉnh 

Di cư 
ròng 

(người) 
2002-
2004 

 

Xếp 
hạng 
di cư
2002-
2004

 

Tỷ 
lệ 
di 
cư 

(%)*

GDP 
theo đầu 
người ** 

('000 
VND/ 
người) 
2002 

Xếp 
hạng 
theo 
GDP 
tính 
theo 
đầu 

người
2002 

Xếp 
hạng 
theo 
HDI 
2002 

 

Tỷ lệ 
thất 

nghiệp 
(%) 
2002 

Xếp 
hạng 

theo tỷ 
lệ thất 
nghiệp 
2002 

5 điểm đến nhiều nhất 
TP Hồ  Chí Minh 210,237 1 3,84 11621 2 3 6,48 61 
Hà Nội  148,063 2 5,05 8410 3 2 22,63 50 
Bình Dương 40,761 3 5,18 6643 4 6 17.55 57 
Quảng Ninh 5,248 4 0,5 4897 10 10 17,64 56 
Đà Nẵng  3,941 5 0,54 5916 6 4 15,77 58 
5 tỉnh có dân di cư đi nhiều nhất 
Thanh Hóa -37,848 64 -1,07 2579 41 35 79,62 5 
Nam Định -27,482 63 -1,42 2653 38 17 73,06 12 
Thái Bình -23,350 62 -1,28 2809 32 12 79,89 4 
Hà Tây -19,723 61 -0,8 2771 33 24 31,03 43 
Quảng Nam -17,455 60 -1,23 2525 42 25 71,53 17 

Nguồn: TCTK (2006) trích trong nghiên cứu của Nguyễn Thu Phương và các 
tác giả khác năm 2006 

   

Hộp 1. Tiền gửi lao động di cư quan trọng như thế nào đối 
với thu nhập của gia đình họ và giảm nghèo 

Tiền gửi của lao động di cư đã và đang trở thành nguồn thu 
nhập quan trọng của hộ gia đình, chiếm khoảng 4% đến 11% tổng thu 
nhập tùy theo từng vùng. Các con số trong cột cuối cùng của Bảng 9 
cho thấy rằng ở vùng Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ và  vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long, tổng số tiền gửi về chiếm khoảng trên dưới 10% 
tổng thu nhập của các hộ được điều tra. Vùng Tây Bắc và Vùng Tây 
Nguyên nhận được tương đối ít tiền gửi về và do vậy đó chính là 
nhân tố đằng sau tình trạng nghèo nghiêm trọng ở các vùng này.  
Điều đó có thể cho thấy tiền gửi có thể đã thay đổi tình trạng nghèo 
của nhiều hộ gia đình.  
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Bảng 9. Tầm quan trọng của tiền gửi đối với các vùng 

Đơn vị: nghìn VNĐ, trừ  cột  (1)/(2) 

 

Tiền gửi về 
trung bình 

hộ (1) 

Thu nhập 
trung bình hộ 

(2) 

Tỷ lệ 
(1)/(2) 

Đông Bắc 1.556 22.330 6,3% 
Tây Bắc 850 16.891 4,2% 
Đồng bằng sông Hồng 2.898 26.885 9,9% 
Bắc Trung Bộ  2.224 18.799 9,8% 
Nam Trung Bộ  2.080 24.387 7,8% 
Tây Nguyên 1.342 24.181 5,2% 
Đông Nam 5.830 46.850 11,0% 
Đồng bằng sông Cửu Long 3.178 28.071 9,7% 
Việt Nam 2.965 28.087 9,0% 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả dựa trên số liệu KSMSHGĐ 2004 

 
Với giả định là các hộ gia đình sử dụng 70% số tiền do người thân 

gửi về để chi cho tiêu dùng, tính toán của chúng tôi cho thấy nếu so 
với trường hợp giả định là không có hộ gia đình nào nhận được khoản 
tiền do người thân gửi về, tỷ lệ nghèo năm 2004 ở vùng Đồng bằng 
sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ 
tăng lên 6-7 điểm phần trăm (xem Bảng 10, cột 4 “Khác biệt 1”). Thậm 
chí vùng tăng trưởng cao nhất là Đông Nam Bộ thì tỷ lệ nghèo sẽ là 
9,3%, gần như gấp đôi so với mức thực tế, nếu như không tính tiền gửi 
về trong chi tiêu dùng của các hộ gia đình ở vùng này. 

Tác động của tiền gửi là đặc biệt quan trọng đối với giảm nghèo ở 
một số vùng. Ví dụ, vùng Bắc Trung Bộ, một trong những vùng nghèo 
nhất đã nhận được lượng tiền gửi khá lớn và điều đó có nghĩa là nếu 
không tính tiền gửi mà chỉ tính riêng giá trị kinh tế địa phương thì tỷ lệ 
nghèo ở Vùng Bắc Trung Bộ sẽ cao hơn ở Tây Nguyên (xem Bảng 10). 
Ngoài ra, nếu không tính tiền gửi, các vùng Nam Trung Bộ và Đồng 
bằng sông Cửu Long sẽ có tỷ lệ nghèo bằng nhau trong năm 2004. Tuy 
nhiên, vùng Tây Bắc là vùng duy nhất mà tiền gửi chỉ làm thay đổi tỷ 
lệ nghèo không quá một điểm phần trăm. Đây là một bằng chứng nữa 
cho mối liên kết yếu giữa vùng Tây Bắc và các vùng còn lại của nền 
kinh tế. 
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Tuy nhiên, nghiên cứu của Nguyễn Thu Phương và các tác giả 
khác năm 2006 chỉ ra rằng có hai lưu ý trong sử dụng tiền gửi để đo 
lường tác động của lao động di cư đến phúc lợi hộ gia đình và tỷ lệ 
nghèo. Thứ nhất, bất kể khoản tiền gửi nào của người chưa bao giờ là 
thành viên hộ gia đình cũng được tính. Thứ hai, tiền gửi từ thành viên 
hộ gia đình đi làm xa nhà dưới 6 tháng trong năm lại không được 
tính. Nói cách khác, mối quan hệ giữa tiền gửi và lao động di cư là 
không hoàn hảo vì nó gồm tiền gửi của những người không phải 
thành viên trong gia đình, trong khi lại không bao gồm tiền gửi của 
thành viên của hộ gia đình đi làm ăn xa nhà dưới 6 tháng.  Do đó, họ 
đã quyết định sử dụng phương pháp kinh tế lượng phức tạp hơn để 
mô hình hóa mối quan hệ giữa tổng chi tiêu của hộ gia đình và số lao 
động di cư (gồm cả ngắn hạn là đi làm ăn xa từ 1 đến 6 tháng và dài 
hạn là trên 6 tháng) trong hộ gia đình sau khi đã tính đến một số đặc 
điểm của hộ gia đình và cộng đồng. Trên cơ sở đó, người ta xây dựng 
chi tiêu của hộ gia đình trong trường hợp giả định là không có lao 
động di cư. Trên cơ sở mô hình này, chúng tôi tính tỷ lệ nghèo trong 
trường hợp giả định là không có lao động di cư. Kết quả được trình 
bày ở cột cuối cùng của Bảng 10 – Khác biệt 2 cho thấy tác động của 
lao động di cư đến nghèo đói còn lớn hơn nhiều trên cả 8 vùng. Hai 
bộ kết quả tương đối giống nhau (hệ số tương quan là 0,6) được đưa 
ra từ hai phương pháp đơn giản và phức tạp và cả hai bộ kết quả này 
đều chỉ ra vai trò quan trọng của lao động di cư đối với giảm nghèo ở 
Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn những trở ngại đối với lao 
động di cư. Nghiên cứu của IWEP và các tác giả khác năm 2005 cho 
thấy rằng người di cư khó tìm việc hơn so với người địa phương. 
Người lao động di cư mất nhiều thời gian hơn người lao động bản địa 
khi để tìm được việc và do đó họ thường phải chấp nhận việc làm 
không đòi hỏi chuyên môn cao với mức thù lao thấp. Ngay cả khi các 
điều kiện khác giống nhau, người lao động di cư có thu nhập thấp 
hơn so với lao động địa phương. Khả năng nhóm người di cư rơi vào 
vòng nghèo lớn hơn. Do vậy, cần phải nới lỏng những trở ngại đối 
với người di cư ở những nơi họ đến nếu Việt Nam muốn duy trì tốc 
độ giảm nghèo nhanh chóng.  
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Bảng 10. Tỷ lệ nghèo giả định và tỷ lệ nghèo thực tế năm 2004 
Đơn vị:% 

 

Vùng Tỷ lệ thực 
Chênh 
lệch 1 

Chênh 
lệch 2 

Đông Bắc 29,4 4,6 11,3 
Tây Bắc 58,6 1,0 5,7 
Đồng bằng sông Hồng 12,1 7,0 15,2 
Bắc Trung Bộ  31,9 6,9 11,1 
Nam Trung Bộ  19,0 3,7 10,8 
Tây Nguyên 33,1 2,8 7,4 
Đông Nam Bộ 5,4 3,9 3,1 
Đồng bằng sông Cửu Long 15,9 6,2 8,6 
Việt Nam 19,5 5,3 10,1 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả dựa trên số liệu KSMSHGĐ 2004 

 

Cũng đã có những thay đổi lớn trong cơ cấu nghề nghiệp. Cụ 
thể, cơ cấu việc làm hưởng theo lương và không hưởng theo 
lương đã thay đổi mạnh trong thời kỳ 1998-2004 với sự gia tăng 
của việc làm được hưởng theo lương (Bảng 11): tỷ lệ người có việc 
làm hưởng lương/tiền công tăng từ 19% năm 1998 lên 31% năm 
2004 tức là 12 điểm phần trăm, một thành tích khá ấn tượng. Tỷ 
lệ này tăng lên ở tất cả các nhóm thu nhập, bao gồm cả nhóm 
người nghèo: trong giai đoạn 2002-2004, tỷ lệ lao động hưởng 
lương/tiền công ở nhóm 20 phần trăm nghèo nhất tăng từ 12% 
lên 15%. 

Bảng 11. Việc làm chính của những người từ 15 tuổi trở lên (%) 

 1998 2002 2004 
Lao động được trả lương 19 28 31 
Tự làm nông nghiệp 63 53 50 
Làm trong doanh nghiệp hộ gia đình 18 19 19 
Tổng 100 100 100 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 



NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004 60 

Việc chuyển từ việc làm không hưởng lương/tiền công sang 
việc làm hưởng lương/tiền công rõ ràng đã góp phần cải thiện 
thu nhập của những người này. Tầm quan trọng của sự chuyển 
dịch sang việc làm hưởng lương/tiền công đối với cải thiện phúc 
lợi và giảm nghèo cũng được khẳng định trong một số nghiên 
cứu sử dụng số liệu điều tra lặp KSMSHGĐ 2002 và KSMSHGĐ 
2004. Nghiên cứu của Vũ Hoàng Đạt và các tác giả khác năm 
2006 phát hiện thấy việc chuyển đổi trong nghề nghiệp của chủ 
hộ gia đình từ nông nghiệp sang sản xuất phi nông nghiệp hoặc 
kinh doanh thương mại làm giảm nguy cơ hộ gia đình rơi vào 
nghèo đói. Lê Văn Chơn và các tác giả khác 2006 phát hiện thấy 
giá trị biên của một đơn vị thời gian lao động ở cấp hộ gia đình 
hoặc cấp cá nhân (tức là thu nhập của lao động không hưởng 
lương/tiền công tính theo một đơn vị thời gian chẳng hạn là một 
giờ) thấp hơn đáng kể so với mức lương thực tế trên thị trường 
mà một người lao động hưởng lương/tiền công được trả cho một 
giờ làm việc trong năm 2002 và năm 2004 mặc dù mức chênh lệch 
có xu hướng đang được thu hẹp15.  Mặc khác, chênh lệch này cho 
thấy việc thiếu gắn kết giữa việc làm hưởng lương/tiền công và 
tự làm cho mình, và sự dư thừa lao động ở các vùng nông thôn. 
Mức độ của chênh lệch này cho thấy còn nhiều khả năng để gia 
tăng hơn nữa tỷ lệ việc làm hưởng lương/tiền công nếu có những 
biện pháp chính sách phù hợp để giải quyết những trở ngại trong 
di chuyển lao động, khắc phục sự thiếu thông tin thị trường và 
phân biệt đối xử. Thúc đẩy chuyển dịch sang việc làm được trả 
lương bằng cách tạo thêm việc làm và tăng cường tính liên kết 
theo địa lý và ngành nghề của thị trường lao động có thể là biện 

_____________ 
15 Nghiên cứu này cũng phát hiện thấy việc hội nhập mạnh nhất ở vùng 
Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long và yếu nhất ở vùng Tây Bắc, 
điều đó cho thấy việc hội nhập của thị trường cho lao động hưởng theo 
lương và lao động tự làm chủ còn mang tính địa phương.  
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pháp giúp tăng phúc lợi của người dân và giảm nghèo. Do tỷ lệ 
việc làm hưởng lương/tiền công và tỷ lệ nghèo tính ở cấp vùng 
có quan hệ trái chiều với nhau (Hình 14), các biện pháp giúp tăng 
việc làm hưởng lương/tiền công ở những vùng kém phát triển 
hơn sẽ giúp giảm nghèo ở các vùng đó. 

 
Hình 14. Tỷ lệ việc làm hưởng lương/tiền công và tỷ lệ nghèo 

theo vùng năm 2004 
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4. Duy trì tốc độ giảm nghèo 
trong thời gian tới: Những thách thức 
và định hướng giải pháp 

Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Việt Nam đặt ra mục tiêu đầy 
tham vọng “...đẩy nhanh hơn tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, khắc phục nguy cơ tụt hậu, sớm đưa nước ta ra khỏi tình 
trạng kém phát triển, nước có thu nhập thấp, từng bước thực hiện 
Mục tiêu thiên niên kỷ.” (CPVN 2006). Các mục tiêu này được cụ 
thể hóa thành các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường, trong 
đó bao gồm tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 7,5 – 8%, 
tạo việc làm cho hơn 8 triệu lao động trong vòng 5 năm, GDP 
theo đầu người đạt 1.050-1.100 USD, phổ cập giáo dục trung học 
cơ sở, độ che phủ rừng 42 – 43%, 95% dân số thành thị 75% dân 
số nông thôn được tiếp cập nước sạch vào năm cuối cùng của kế 
hoạch 5 năm. Đặc biệt, kế hoạch 5 năm 2006-2010 đặt ra mục tiêu 
tham vọng là giảm tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia mới 
(bằng 200.000 đồng thu nhập tính theo đầu người ở các vùng 
nông thôn và 260.000 đồng ở vùng thành thị16) từ 22% năm 2005 
xuống còn 10 – 11% đến năm 2010, hoặc nói cách khác là giảm 
một nửa tỷ lệ nghèo trong vòng 5 năm tới (CPVN 2006). Nói tóm 
lại, Việt Nam đặt định hướng tiếp tục giảm nghèo nhanh trên cơ 
sở tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.  

Mặc dù Việt Nam đã có được quá trình giảm nghèo nhanh 
trong hơn một thập kỷ, việc duy trì những thành tựu ấn tượng 

_____________ 
16 Từ năm 2005, Việt Nam xác định một chuẩn nghèo mới tương đương với 
tiêu chuẩn quốc tế là 2 USD một ngày một người tính theo giá qui về sức 
mua tương đương. 
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này trong những năm tới là một thách thức lớn. Có một số lý do 
cho thấy, “câu chuyện giảm nghèo” trong 5 năm tới có thể sẽ 
không hoàn toàn giống với những gì đã diễn ra trong hơn một 
thập kỷ qua. Điều đó cho thấy sự cần thiết phải có thêm những 
chính sách và giải pháp mới phù hợp để Việt Nam đạt được các 
mục tiêu đầy tham vọng đặt ra trong lĩnh vực giảm nghèo.  

4.1. Cải thiện chất lượng tăng trường và tăng cường sự 
tham gia của người nghèo vào quá trình tăng trưởng  

Mật độ cao các hộ gia đình nghèo ở ngay dưới ngưỡng nghèo 
trong phân bổ chi tiêu dùng của dân số như đã được trình bày ở 
phần trước là một yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho tác động 
giảm nghèo tương đối mạnh của tăng trưởng trong hơn một 
thập kỷ qua. Tuy nhiên điều này nay đã thay đổi đáng kể.  Hình 
12 ở trên cho thấy rằng nếu vào năm 1998 có nhiều người nghèo 
có mức chi tiêu dùng rất gần với chuẩn nghèo thì  số này trong 
năm 2004 ít hơn hẳn. Cụ thể, nếu như vào năm 1998, tỷ lệ phần 
trăm số người với mức thiếu hụt chi tiêu dùng 10% và 5% so với 
chuẩn nghèo tương ứng là 8,3% và  4,2% dân số, thì những con 
số tương ứng của năm 2004  là 4,8% và 2,4%, tức là thấp hơn 
đáng kể. Điều này cho thấy rằng trong những năm tới, tác động 
giảm nghèo của tăng trưởng kinh tế có thể sẽ thấp hơn so với 
thời gian qua. Nói một cách khác, để giảm được một điểm phần 
trăm tỷ lệ nghèo thì cần có mức tăng trưởng cao hơn. Một điều 
quan trọng khác là cần phải có các chính sách và giải pháp 
nhằm thúc đẩy sự tham gia của người nghèo và người có thu 
nhập thấp vào quá trình tăng trưởng.  

Do tăng trưởng tiếp tục là động lực chính của giảm nghèo ở 
Việt Nam và giúp đất nước thoát khỏi danh sách các nước nghèo 
như mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 
năm 2006-2010, việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao có ý nghĩa 
quyết định. Tuy nhiên, trong điều kiện tỷ lệ đầu tư hiện nay (hay 
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nói cách khác là tỷ lệ hy sinh tiêu dùng hiện tại) đã ở mức 
khoảng 40% của GDP (CPVN 2006) - một tỷ lệ rất cao nếu so với 
các nước khác trên thế giới và do đó khó có thể duy trì lâu dài17, 
một thử thách chính cho việc duy trì tốc độ giảm nghèo nhanh 
trên cơ sở tăng trưởng sẽ là làm thế nào để nâng cao chất lượng 
đầu tư nói riêng và hiệu quả nền kinh tế nói chung. Phải đặc 
biệt chú ý đến đầu tư của Nhà nước vì hiệu quả đầu tư của Nhà 
nước được chính thức ghi nhận là ở mức thấp (CPVN 2006) 
trong khi đây lại là nguồn đầu tư quan trọng nhất của Việt 
Nam, chiếm hơn một nửa tổng đầu tư của nền kinh tế từ năm 
1998 cho đến nay18. Thực hiện các cải cách theo hướng thị trường 
trong đó chú trọng đến phát triển khu vực tư nhân như đề ra 
trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006-2010 rõ ràng là 
một giải pháp quan trọng giúp duy trì tăng trưởng cao đi đôi 
với giảm nghèo mạnh ở Việt Nam. Đẩy mạnh cải cách mạnh 
khu vực doanh nghiệp nhà nước cũng là một yếu tố góp phần 
giảm nghèo vì giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn, tạo cơ hội 
cho khu vực tư nhân phát triển. 

Tác động giảm nghèo của tăng trưởng kinh tế phụ thuộc 
nhiều vào mức độ tham gia của người nghèo vào quá trình tăng 
trưởng. Bằng chứng cho thấy có khả năng cải thiện mức độ tham 
gia này. Trước hết, điều này có thể được thực hiện thông qua tạo 
việc làm (trong đó chú trọng đến cả cải thiện điều kiện lao động) 
và như đã nêu ra ở các phần trước của báo cáo19, giải quyết 

_____________ 
17 Trung Quốc và Singapore có thể là hai trong số rất ít quốc gia có thể đạt 
và duy trì tỷ lệ đầu tư cao (tức là tỷ lệ hy sinh tiêu dùng hiện tại) ở mức 
trên 40% GDP. 
18 Phần đầu tư của Nhà nước trong tổng đầu tư thậm chí còn cao hơn nhiều, 
ở mức trên 80% ở các tỉnh nghèo nhất – vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và 
Tây Nguyên. 
19 A study by ILSSA’s researchers finds that most of the poor in Danang 
cannot access the goods and labour markets. The latter is segmented with the 
majority of the poor having unprotected and low paid jobs.   
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những vấn đề của thị trường lao động theo hướng tạo điều kiện 
thuận lợi cho lao động di chuyển theo địa lý và nghề nghiệp để 
tăng cơ hội cho người nghèo và người từ các tỉnh nghèo có thêm 
cơ hội việc làm. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-
2010 nêu một số biện pháp chính sách trong lĩnh vực này trong 
đó bao gồm phát triển khu vực tư nhân “…Khu vực kinh tế ngoài 
quốc doanh là khu vực thu hút nhiều lao động nhất, với khoảng 
91% lực lượng lao động và chiếm 90% việc làm mới của toàn nền 
kinh tế…”; cải thiện di chuyển lao động theo địa lý “...Xây dựng 
quy hoạch và chính sách thích hợp nhằm đáp ứng xu thế chuyển 
dịch cơ cấu dân số ở nông thôn và thành thị.... Xây dựng chính 
sách di cư phù hợp để thúc đẩy sự phân bố lao động giữa các 
vùng, hỗ trợ cho người lao động nhập cư được tiếp cận với các 
dịch vụ xã hội.”; và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch 
cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động hưởng lương 
và công việc được thù lao tốt “... Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao 
động theo hướng giảm lao động nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 
xuống còn 50% vào năm 2010, tăng lao động công nghiệp và xây 
dựng lên ít nhất 23-24% và tăng lao động dịch vụ - thương mại 
lên ít nhất 26-27%.”. Thứ hai, do nông nghiệp vẫn còn nguồn thu 
nhập chính của phần lớn các hộ nghèo và tốc độ tăng trưởng 
trong nông nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với giảm nghèo20, 
cần phải đạt được mục tiêu đạt tỷ lệ tăng trưởng trong nông 
nghiệp lên 3-3,2% như đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội 5 năm 2006-2010. Nhà nước có thể ưu tiên đầu tư vào nghiên 
cứu và dịch vụ khuyến nông trong nông nghiệp nhằm giúp tăng 
năng suất, vì một số nghiên cứu (Minot và các tác giả khác 2006) 
cho thấy tác động tích cực của tăng năng suất đến thu nhập của 
các hộ nghèo. Thứ ba, trong lĩnh vực nông nghiệp, việc tiếp cận 

_____________ 
20 Vũ Hoàng Đạt và các tác giả khác 2006 phát hiện thấy các hoạt động 
nông nghiệp như sản xuất gạo, cà phê, nuôi lợn, gia cầm và thủy sản đều 
giúp tăng cơ hội thoát nghèo của các gia đình. 



DUY TRÌ TỐC ĐỘ GIẢM NGHÈO TRONG THỜI GIAN TỚI... 

 

67 

 

các cơ hội thị trường mới và các hoạt động tạo ra giá trị cao của 
người nghèo còn bị hạn chế, chủ yếu là do họ thiếu kỹ năng, kiến 
thức và quan hệ xã hội, và do tỷ lệ người sống phụ thuộc cao, 
đặc biệt trong các hộ gia đình có chủ hộ là phụ nữ. Tuy nhiên, 
bằng chứng cho thấy cũng có thể có những biện pháp mới để 
giúp người nghèo ở vùng nông thôn tham gia tốt hơn và hưởng 
lợi nhiều hơn từ quá trình tăng trưởng. Ví dụ, nghiên cứu về 
chuỗi giá trị trong ngành chè của Dự án “Làm cho thị trường hoạt 
động có hiệu quả hơn đối với người nghèo” (2004) phát hiện thấy 
rằng một khi đã có thị trường, chất lượng sản phẩm thấp là trở 
ngại chính để người dân thoát nghèo, và nếu người trồng chè có 
quan hệ chặt chẽ với cơ sở chế biến thông qua quan hệ hợp đồng 
hay tiền lương phù hợp làm ăn tốt hơn rất nhiều so với những 
người chỉ dựa đơn thuần vào các giao dịch trên thị trường. Điều 
đó cho thấy việc phát triển và đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa tất 
cả các bên tham gia cả ở trong và ngoài nước để nâng cao chất 
lượng sản phẩm trong từng khâu của chuỗi giá trị và việc loại bỏ 
những trở ngại về thể chế và thông tin sẽ giúp đạt được cả tăng 
trưởng và giảm nghèo. Một nghiên cứu khác của Moustier và các 
tác giả khác năm 2005 chỉ ra rằng những người nông dân nghèo 
nói chung không tham gia được vào mạng lưới phân phối cung 
cấp cho các siêu thị là do họ không đáp ứng được những yêu cầu 
về chất lượng, quy mô cung ứng và ứng trước sản phẩm. Một 
cách để giúp họ hòa nhập là giúp cho họ trở thành những nhà 
cung cấp gián tiếp cho các siêu thị thông qua việc trở thành thành 
viên (hoặc ký hợp đồng với) của hiệp hội nông dân cung cấp sản 
phẩm cho các siêu thị21.  

_____________ 
21 Các hiệp hội nông dân phải đào tạo kỹ thuật cho các hội viên (ví dụ như 
sản xuất rau sạch), cung cấp đầu vào, tiếp thị mang tính tập thể, giám sát 
chất lượng và cung cấp tín dụng. Những người nông dân nghèo cũng phải 
được tăng cường kiến thức về thực hiện hợp đồng và khung khổ thể chế để 
xây dựng hợp đồng; được cung cấp cơ sở vật chất hỗ trợ việc lưu trữ hàng 
hóa và bán sỉ. Họ cũng cần được trợ giúp để tìm được các thị trường ngách.  
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4.2. Cải thiện hệ thống bảo hiểm và bảo trợ xã hội  

Vấn đề này tuy không mới nhưng ngày càng trở nên bức xúc 
trong những năm gần đây. Hình 12 ở phần trên cho thấy trong 
phân bổ dân số theo mức chi tiêu dùng bình quân đầu người năm 
2004 có nhiều người nằm ngay sát trên ngưỡng nghèo hơn so với số 
người người nghèo nằm ngay dưới ngưỡng nghèo. Đây là điều rất 
khác so với bức tranh của phân bổ dân số theo mức chi tiêu dùng 
bình quân đầu người năm 1998. Điều này cho thấy, trong ngắn đến 
trung hạn, việc bảo vệ những người cận nghèo khỏi rơi vào diện 
nghèo sẽ rất cần thiết cho công cuộc giảm nghèo nói chung.  

Cùng với tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế sâu sắc, Việt 
Nam cũng gặp nhiều thách thức như được nêu cụ thể trong Kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 “Ở trong nước, 
nạn dịch bệnh mới xuất hiện (dịch SARS và dịch cúm gia cầm), 
thiên tai và những biến động phức tạp về thời tiết và khí hậu...; ở 
ngoài nước, những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị và an 
ninh quốc tế, sự phục hồi chậm của nền kinh tế thế giới và những 
biến động giá cả trên thị trường quốc tế..., đã gây nhiều khó khăn 
cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.” (CPVN 
2006). Việc chính thức gia nhập WTO vào tháng 1 năm 2007 là một 
trong những sự kiện lớn được nhiều người nhìn nhận như là sự 
khởi đầu của vòng cải cách thứ ba của Việt Nam với khả năng tạo 
nên những thay đổi sâu rộng về kinh tế và xã hội. Về mặt tổng thể, 
lợi ích lớn hơn tác động tiêu cực song vẫn có những quan ngại về 
những rủi ro kèm theo, trong đó bao gồm tác động xã hội.  Một số 
nghiên cứu đã chỉ ra một số lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, 
trong đó bao gồm các lĩnh vực sản xuất đường, đậu tương, ngô và 
một số sản phẩm thịt... Đây cũng chính là những lĩnh vực liên quan 
đến sinh kế của nhiều hộ nghèo và cận nghèo (Rama Martin và Lê 
Kim Sa 2005). Hơn nữa, cũng có những quan ngại về một số tác 
động tiêu cực của việc mở cửa lĩnh vực ngân hàng, trong đó cạnh 
tranh gia tăng do các ngân hàng nước ngoài gia nhập thị trường 
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dưới các hình thức khác nhau có thể đẩy các ngân hàng yếu hơn 
hoạt động trong nông nghiệp vào các phân đoạn thị trường có lợi 
suất thấp hơn. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cung cấp 
dịch vụ ngân hàng ở khu vực nông thôn. Khi ngày càng mở cửa và 
hội nhập vào hệ thống nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam 
sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những cơn sốc từ bên ngoài. Hội nhập sâu 
hơn không chỉ có ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực kém hiệu 
quả mà đôi lúc còn tạo ra những kết cục không mong đợi cho khu 
vực có thể xuất khẩu được. Điều đó đã được phản ánh rất rõ trong 
trường hợp sản xuất cà phê: mặc dù giá cà phê tăng mạnh trong 
hầu hết giai đoạn những năm 90 đã giúp nhiều người trồng cà phê 
thoát nghèo, nhưng giá cà phê giảm mạnh trong những năm cuối 
của thập kỷ 90 và đầu những năm 2000 đã đẩy họ rơi lại vào vòng 
nghèo. Đây là nguyên nhân chính của việc giảm nghèo chậm ở Tây 
Nguyên trong giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2002. Nhiều người 
nghèo ở Tây Nguyên không thể tham gia sản xuất cà phê vì thấy 
hoạt động này “quá rủi ro” (ADB MP4, Dak nong MPA, 2005).  

Do đó, để bảo vệ thành quả giảm nghèo và duy trì mẫu hình 
tăng trưởng công bằng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội 
nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới22, cần phải cải thiện đáng 
kể hệ thống bảo hiểm sản xuất và bảo trợ xã hội23. Đây cũng là 

_____________ 
22 Việc hội nhập với thế giới sẽ giúp lao động có tay nghề có được thu nhập 
cao hơn, song điều này dẫn đến  xu hướng gia tăng khoảng cách thu nhập 
giữa những  người có chuyên môn thấp và những người có chuyên môn cao 
trong quá trình phát triển.  
23 Điều này cũng rất quan trọng xét về hiệu quả kinh tế. Nếu không có bảo 
hiểm rủi ro sản xuất và giá cả, người nông dân sẽ phải đưa ra những quyết 
định chưa phải là tối ưu nhất. Việc các ngành sản xuất và dịch vụ ngày 
càng phụ thuộc vào cầu của thế giới có xu hướng thay đổi thường xuyên 
đòi hỏi thị trường lao động phải linh hoạt hơn với việc cải thiện đáng kể 
trong lưu chuyển lao động về địa lý và nghề nghiệp để đảm bảo sự phản 
ứng phù hợp từ phía cung.  Di chuyển lao động về địa lý có thể bị ảnh 
hưởng nếu các khoản chi trả bảo hiểm xã hội không linh hoạt giữa các 
ngành nghề và các địa bàn.  
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một thách thức trong những năm tới. Kế hoạch phát triển kinh tế 
xã hội 5 năm 2006-2010 nêu rõ “…Xây dựng chính sách bảo hiểm 
cho sản xuất nông nghiệp và nông dân, như bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm thiên tai, bảo hiểm khi bị rủi ro về giá do biến động của thị 
trường. Có các giải pháp kịp thời giảm tác động của hội nhập đối 
với lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn”. Bảo hiểm lũ lụt dựa 
trên chỉ số được thử nghiệm ở Đồng bằng sông Cửu Long trong 
năm 2007-2009 có thể là một trong những nỗ lực thử nghiệm đầu 
tiên để đưa ra những công cụ quản lý rủi ro chính thức dựa trên 
các nguyên tắc của thị trường (Ngân hàng Thế giới 2006). Hệ 
thống bảo trợ xã hội24 vẫn đang trong quá trình chuyển đổi từ mô 
hình cũ được xây dựng từ thời kế hoạch hóa tập trung sang cơ 
chế phù hợp hơn các yêu cầu của nền kinh tế thị trường với vai 
trò ngày càng tăng của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong 
bối cảnh hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Cụ thể, về 
vấn đề bảo hiểm xã hội, diện bao phủ, tỷ lệ tham gia và thiếu 
tính bền vững được xác định là những yếu điểm chính (Nguyễn 
Mạnh Cường 2006)25. Để chỉnh sửa lại hệ thống bảo hiểm xã hội, 
người ta đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm mở rộng hơn nữa 
diện bao phủ để thông qua thu hút sự tham gia tự nguyện của 
người lao động ở các khu vực phi chính thức và của nông dân. 
Việt Nam cũng cần tiến tới đưa vào thực hiện bảo hiểm thất 
nghiệp và cân nhắc hệ thống bảo hiểm tuổi già toàn dân (Justino 

_____________ 
24 Theo định nghĩa của ADB, bảo trợ xã hội gồm 5 hoạt động chính: (i) các 
chính sách và chương trình của thị trường lao động; (ii) bảo hiểm xã hội; (iii) 
trợ cấp xã hội; (iv) các chương trình trợ cấp hỗ trợ các vùng; và (v) bảo vệ 
trẻ em (Ngân hàng Phát triển Châu Á 2001).  
25 Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2005, trong số 43 triệu 
người trong lực lượng lao động, chỉ có 10 triệu người thuộc diện bảo hiểm 
xã hội bắt buộc và chỉ có 5,9 triệu người trong số này là tham gia đóng bảo 
hiểm. Dự kiến, nếu không có những thay đổi mạnh trong chính sách thanh 
toán và đóng góp, Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ không thể tiếp tục hoạt động 
vào năm 2030 (Nguyễn Mạnh Cường, 2006). 
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2005). Trên thực tế, bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp 
đã được đưa vào trong Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội Việt 
Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và sẽ được thực hiện 
vào năm 2008 và năm 2009. Mặc dù bất cứ việc mở rộng diện bao 
phủ nào theo hướng phổ cập hóa cũng có xu hướng có lợi cho 
những người có thu nhập thấp, song cần có sự trợ cấp của Chính 
phủ để đảm bảo sự tham gia đầy đủ của người nghèo và người 
cận nghèo trong hệ thống bảo trợ xã hội như được đề xuất trong 
Dự thảo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 
2006-2010 (MOLISA 2006). Điều này một lần nữa nhấn mạnh vai 
trò của chi tiêu công và quan trọng hơn là hình thái cấp tiến và 
có lợi cho người nghèo để giúp mọi người đều có thể tham gia và 
hưởng lợi từ quá trình phát triển. Mô hình hiện đang được áp 
dụng đối với bảo hiểm y tế (bắt buộc đối với lao động hưởng 
lương, tham gia tự nguyện đối với lao động tự làm, và trợ cấp 
cho sự tham gia của người nghèo) có thể xem xét để áp dụng cho 
việc xây dựng  chế độ lương hưu. Nghiên cứu của Weeks và các 
tác giả khác năm 2004 cho thấy hiện nay ngân sách của Việt Nam 
cho phép xem xét việc mở rộng các chương trình mục tiêu hỗ trợ 
người nghèo theo hướng phổ cập hóa. Trên cơ sở sử dụng số liệu 
vĩ mô năm 2004, nghiên cứu cho thấy chế độ lương hưu áp dụng 
phổ cập hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của ngân sách nếu 
được đặt ra ở mức hợp lý. Lưới an sinh xã hội áp dụng cho lao 
động dôi dư cho dù có thể tốn kém và không hoàn toàn bình 
đẳng (do đến nay mới chỉ áp dụng cho các công nhân các doanh 
nghiệp nhà nước) nhưng cũng là mô hình đáng được xem xét áp 
dụng để xử lý những tác động tiêu cực ngắn hạn của những điều 
chỉnh sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Nhìn chung, các hệ thống 
bảo trợ xã hội mang tính phổ cập có thể nằm trong khả năng của 
ngân sách nếu các chuẩn thống kê bảo hiểm được sử dụng. Một 
đề xuất đáng chú ý khác về việc thực hiện sử dụng một sổ bảo 
hiểm xã hội duy nhất cho tất cả các mục tiêu lợi ích và các 
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chương trình bảo hiểm xã hội cũng nên được cân nhắc vì đây có 
thể là một bước tiến quan trọng để tiến tới phổ cập bảo hiểm 
(Ngân hàng Thế giới 2006). Điều này cũng giúp giảm chi phí 
quản lý hệ thống bảo hiểm xã hội và quan trọng hơn là cải thiện 
hiệu quả và tính linh hoạt của thị trường lao động.  

4.3. Thúc đẩy giảm nghèo trong nhóm đồng bào các 
dân tộc thiểu số  

Tỷ lệ nghèo ở mức cao và mức độ thiếu hụt trong chi tiêu so 
với chuẩn nghèo (kể cả nghèo lương thực) của đồng bào các dân 
tộc thiểu số trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo 
nhanh ở Việt Nam là một vấn đề cần được quan tâm thích đáng. 
Theo dự báo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến năm 
2010, người nghèo thuộc nhóm đồng bào dân tộc thiểu số có thể 
chiếm 50% tổng số các hộ nghèo ở Việt Nam. Kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 dành ưu tiên cao cho cải 
thiện phúc lợi của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và nêu ra 
một số biện pháp chính sách bao gồm “Tiếp tục thực hiện 
Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn 
(Chương trình 135) trong giai đoạn 2006-2010, đảm bảo đồng bào 
dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ thành quả của quá trình phát 
triển; phấn đấu về cơ bản các xã có đủ các công trình thiết yếu. 
Thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng cho hầu hết các cá nhân, 
hộ gia đình và tổ chức ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 
nhất là hộ gia đình dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chính sách 
hỗ trợ về đất canh tác, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng 
bào dân tộc thiểu số nghèo...”. 

Quá trình giảm nghèo ở vùng sâu và vùng đồng bào dân tộc 
đòi hỏi phải có những can thiệp chính sách ưu tiên rõ ràng. Việc 
Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn 
(Chương trình 135) được đưa vào thực hiện tháng 1 năm 2006 với 
trọng tâm là các xã chỉ có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là 
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hướng đi đúng. Theo nghiên cứu của Swinkels và Turk năm 2006, 
tuy việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu 
số và tiếp cận tín dụng đã được cải thiện trong những năm qua 
nhưng vẫn còn có vấn đề trong tiếp cận các loại đất khác nhau, 
đặc biệt là khả năng sử dụng đất rừng một cách có hiệu quả về 
mặt kinh tế. Thực hiện kiểm soát thống nhất hơn đối với đất rừng 
của chính quyền huyện và xã và các biện pháp để tăng tính minh 
bạch và công bằng trong phân bổ đất lâm nghiệp, và quyền sử 
dụng sản phẩm lâm nghiệp được xem là các hành động ưu tiên 
để thúc đẩy sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số vào quá 
trình phát triển. Quan trọng không kém là cần có các sáng kiến, 
biện pháp mới và sáng tạo nhằm giúp giảm nghèo mạnh cho 
nhóm đồng bào các dân tộc thiểu số. Do đó, cần phải có những 
nghiên cứu sâu, kể cả nghiên cứu về xã hội học để có thể hiểu 
hơn nữa những đặc điểm cụ thể và nhu cầu đa dạng của đồng 
bào thuộc 52 dân tộc thiểu số ở Việt Nam26. Những nghiên cứu 
này có thể giúp đưa ra những sáng kiến chính sách bổ sung cho 
các chương trình hỗ trợ địa bàn hiện đang được thực hiện  nhằm 
giải quyết tốt hơn nhu cầu của nhóm đồng bào dân tộc thiểu số 
còn gặp nhiều khó khăn nhất trên cơ sở tính đầy đủ những thói 
quen, tập quán, văn hoá, bản sắc dân tộc và phong tục đặc thù 
của họ. 

Việc đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo đối với nhóm đồng bào 
dân tộc thiểu số cũng sẽ giúp giảm sự chênh lệch về tỷ lệ nghèo 
giữa các vùng, miền, vì sẽ giúp các vùng có tỷ lệ nghèo cao như 

_____________ 
26 Tại các hội thảo tham vấn cấp vùng do Ban soạn thảo Báo cáo cập nhật 
nghèo 2006 tổ chức vào tháng 6 năm 2006 đã có nhiều ý kiến nêu lên sự cần 
thiết phải tính đến sự khác biệt trong trình độ phát triển giữa các nhóm 
đồng bào dân tộc thiểu số. Ví dụ đối với cộng đồng dân tộc Chăm, Tày, tỷ 
lệ giảm nghèo gần tương đương với dân tộc Kinh, tuy nhiên còn một số dân 
tộc như La Hủ, Mảng, Si La,... tỷ lệ nghèo hiện nay đến trên 90% nếu tính 
theo chuẩn mới. 
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Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nguyên có thể thu hẹp khoảng cách 
với các vùng phát triển hơn. Tuy nhiên, để thu hẹp khoảng cách 
giữa các vùng, miền, cần phải có các giải pháp chính sách hỗ trợ 
các vùng chậm phát triển của người Kinh ở Bắc Trung Bộ và Nam 
Trung Bộ. Dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng cho các xã bãi 
ngang đặc biệt khó khăn được thiết kế trong khuôn khổ Chương 
trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐTBXH 2006) là một 
trong những giải pháp quan trọng. Các giải pháp khác có thể bao 
gồm các chính sách thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu lao động 
theo hướng tăng tỷ lệ việc làm được trả lương, đặc biệt là ở 
những vùng có tỷ lệ này thấp và kém phát triển hơn (xem Hình 
14) và tăng khả năng luân chuyển lao động theo địa lý. 

4.4. Tránh hình thành các hình thái nghèo mới  

Một thách thức mới đối với giảm nghèo ở Việt Nam là sự 
xuất hiện của nhóm nghèo mới. Một trong những nguyên nhân là 
do quá trình đô thị hóa dẫn đến việc đất nông nghiệp bị chuyển 
đổi sang các mục đích sử dụng khác. Cho đến năm 2005, đã thu 
hồi đất của hơn 100.000 hộ gia đình để phát triển hơn 190 khu và 
cụm công nghiệp. Một nghiên cứu được thực hiện trong khuôn 
khổ Dự án “Làm cho thị trường hoạt động có lợi cho người 
nghèo" do ADB và DFID tài trợ cho thấy mặc dù hơn nửa số hộ 
gia đình được điều tra cảm thấy tình hình cuộc sống của họ được 
cải thiện sau khi đất bị thu hồi, nhưng khoảng một phần ba số hộ 
khác coi đây tạo ra sự xáo trộn đáng kể về kinh tế, đặc biệt nếu 
như họ bị thu hồi toàn bộ đất sản xuất. Nơi ở bị xáo trộn, chính 
quyền địa phương không thông báo sớm để có đủ thời gian chuẩn 
bị và các thành viên trong gia đình không có trình độ hoặc kỹ 
năng cần thiết để chuyển sang những việc làm mới. Mức độ hỗ 
trợ của Nhà nước cho các hộ gia đình bị thu hồi đất tương đối 
khác nhau giữa các tỉnh nhưng nhìn chung là thấp. Hơn nữa, các 
gia đình có đất bị thu hồi không dễ tiếp cận các cơ hội việc làm 
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và đào tạo lại27. Một đánh giá có sự tham gia của người dân ở Đà 
Nẵng phát hiện thấy quá trình đô thị hóa tuy tạo ra nhiều cơ hội 
cho nhiều người nhưng không phải là cho người nghèo. Trái lại, 
một số người nghèo lại phải đối mặt với những thay đổi không 
thuận lợi trong cuộc sống của họ. Trong một số trường hợp, 
người nghèo bị mất kế sinh nhai ổn định và do đó mắc vào 
những tệ nạn xã hội. Tìm nơi ở và việc làm mới đã và đang trở 
thành những quan ngại cơ bản của người nghèo và trong một số 
trường hợp, quá trình đô thị hóa đã tạo ra những khu mới của 
người nghèo. Do đó, tác động xã hội của quá trình đô thị hóa 
phải được đánh giá cẩn thận và được cân nhắc đầy đủ trong quy 
hoạch đô thị để có thể thiết kế kèm theo những giải pháp phù 
hợp giúp những người bị ảnh hưởng. Việc chuyển sang phổ cập 
hệ thống an sinh xã hội như trình bày ở phần trên có thể góp 
phần nào làm giảm nhẹ vấn đề này một khi nó phát sinh.  

Nói tóm lại, để duy trì đà giảm nghèo, trước mắt và trong 
trung hạn cần phải kết hợp việc đẩy mạnh cải cách hướng tới thị 
trường nhằm tăng hiệu quả kinh tế và thông qua đó đạt tăng 
trưởng nhanh hơn; tiến hành cải cách và củng cố hệ thống an sinh 
xã hội nhằm bảo vệ những người nghèo và dễ bị tổn thương từ 
các tác động bất lợi trong bối cảnh cải cách và đẩy mạnh hội 
nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới; thực hiện chi tiêu công 
theo hướng tăng tính có lợi cho người nghèo và người có thu 
nhập thấp; đưa ra các biện pháp, sáng kiến trợ giúp mới nhằm 
giải quyết các nhu cầu đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số và 
có những những biện pháp giúp tránh sự xuất hiện của các hình 
thái nghèo mới./.  

_____________ 
27 Chỉ có 8% hộ gia đình được phỏng vấn ở Long An và Cần Thơ, 5% hộ gia 
đình ở Vĩnh Phúc và Hà Tây có thành viên trong gia đình làm việc ở các 
khu công nghiệp. Trong khi đó, khả năng họ tiếp cận đến các cơ hội đào tạo 
lại thấp trong khi họ không có những kỹ năng gì khác ngoài làm ruộng.  
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Phụ lục 

Phụ lục 1. Độ co dãn tăng trưởng của giảm nghèo 
Độ co dãn tăng trưởng của giảm nghèo, ε, có thể được định 

nghĩa bằng sự thay đổi tương đổi của giảm nghèo trong hai thời 
kỳ tính toán cho 1% tăng thu nhập (giả sử đường đồng mức 
nghèo không đổi theo giá trị thực) 

 

 
 
Trong đó H là chỉ số đầu người và µ là thu nhập. 
(Nguồn: trang web của Ngân hàng Thế giới về tăng trưởng, 

nghèo đói và bất bình đẳng) 
 

 Dân số 
(Nghìn) 

Tỷ lệ 
nghèo 

GDP 
(Triệu)

GDP/ 
người
(Triệu)

 

 

Độ co 
dãn 
tăng 

trưởng

Giảm về 
% điểm 
với tăng 
1% GDP 

bình quân 
1993 69,645 58,1% 164043 2,36    
1998 75,456 37,4% 244596 3,24 1993-1998 0,95 0,55 
2002 79,727 28,9% 313247 3,93 1998-2002 1,07 0,40 
2004 82,032 19,5% 362092 4,41 1998-2004 1,32 0,49 
     1993-2004 0,76 0,44 
     2002-2004 2,63 0,76 

Nguồn: Số liệu về dân số, tỷ lệ nghèo và GDP là của Tổng cục Thống kê. 
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Phụ lục 2. Khoảng cách Nông thôn-Thành thị trong chỉ số xã 
hội 1993-2004 
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     Phụ lục 3. Khoảng cách về các chỉ số xã hội giữa các nhóm 
dân tộc 1993-2004 
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Phụ lục 4. Hệ số bất bình đẳng Theil L  

 

 1993 1998 2004

Thay 
đổi 

93-98 

Thay 
đổi 

98-04 

Thay 
đổi 

93-04 
Nông thôn  0,13 0,13 0,15 0,00 0,02 0,02 
Thành thị 0,19 0,20 0,18 0,01 -0,01 0,00 
       
Tổng cộng  0,18 0,20 0,24 0,02 0,04 0,06 
Giữa nông thôn và thành thị 0,04 0,06 0,08 0,02 0,02 0,04 
Trong nông thôn và thành thị 0,14 0,14 0,16 0,00 0,02 0,02 
       
Giữa các vùng  0,03 0,05 0,04 0,02 0,00 0,02 
Trong các vùng  0,15 0,16 0,20 0,00 0,04 0,05 
       
Nguồn tạo ra thay đổi        
Tổng  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Giữa nông thôn và thành thị 21% 30% 31% 96% 39% 61% 
Trong nông thôn và thành thị 79% 70% 69% 4% 61% 39% 
       
Giữa các vùng  15% 23% 17% 83% -12% 24% 
Trong các vùng  85% 77% 83% 17% 112% 76% 
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